73

Mở ĐầU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 
Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất trên thế giới đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trên một thị trường với xu hướng toàn cầu. Để thành công trong môi trường mới này, họ phải thích ứng nhanh và sản xuất ra những sản phẩm với chi phí thấp đồng thời phải có chất lượng. Để ra được những quyết định chính xác các nhà quản lý phải có những thông tin về chi phí đầy đủ, chính xác và được cập nhật. Hệ thống tính giá truyền thống dựa vào việc phân bổ chi phí theo sản lượng đã mất đi sự chính xác khi mà lao động trực tiếp không còn chiếm một tỉ trọng đáng kể như trước nữa. Những hệ thống tính giá truyền thống có xu hướng làm cho việc tính toán chi phí sản phẩm không được chính xác và dẫn đến những quyết định chiến lược không phù hợp. 

Trong điều kiện kinh doanh của Việt Nam hiện nay đã buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để tăng sức cạnh tranh, mở rộng và phát triển thị trường. Những thông tin kế toán quản trị chính xác, đầy đủ và linh hoạt gắn với nhu cầu quản lý của từng phân xưởng, từng doanh nghiệp được coi là không thể thiếu.

Thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là rất quan trọng trong việc lập kế hoạch sản xuất, ra quyết định quản trị và kiểm soát nội bộ. Để đảm bảo các quyết định của nhà quản trị được đúng đắn, đòi hỏi thông tin về chi phí sản xuất và giá thành phải kịp thời và chính xác. 

Hiện nay, tại Nhà máy may Hòa Thọ II thuộc Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ chi phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng tương đối cao trong giá thành sản phẩm khoảng (42% đến 49%), tỷ trọng này có xu hướng gia tăng bởi điều kiện sản xuất ngày được nâng cao. Tuy nhiên, ở mỗi phân xưởng việc tính toán phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm được tiến hành theo một tỷ lệ duy nhất, tỷ lệ này được xây dựng dựa vào doanh thu của các sản phẩm. Sự phân bổ theo mô hình truyền thống như vậy là không chính xác vì tiêu thức phân bổ đơn giản và ít có quan hệ nhân quả với mức độ hoạt động của các bộ phận. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tính chính xác của các quyết định quản trị.

Một phương pháp tính chi phí mới được thiết kế nhằm khắc phục các nhược điểm của những hệ thống tính giá thành truyền thống, đó là phương pháp tính giá theo hoạt động (ABC – Activities Based Costing). Robin Cooper, Robert Kaplan, và H. Thomas Johnson là những người đầu tiên đưa ra phương pháp ABC. Đây là một phương pháp tính giá được sử dụng để tính thẳng chi phí chung vào các đối tượng tính chi phí (Cooper, 1988a; 1988b; 1990; Cooper và Kaplan, 1988; Johnson, 1990). Những đối tượng này có thể là các sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hoặc khách hàng… ABC cũng giúp cho nhà quản lý ra được những quyết định đúng tương ứng với cơ cấu sản phẩm và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Theo Turney, ABC có thể thay đổi toàn diện cách thức những nhà quản lý ra quyết định về cơ cấu sản phẩm, giá cả sản phẩm, và đánh giá công nghệ mới (Turney, 1989). 

Vì thế, việc áp dụng một phương pháp tính giá đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, phục vụ cho yêu cầu quản lý là vấn đề cấp thiết cho các doanh nghiệp. Theo nhiều học giả kế toán trên thế giới như Kaplan và Cooper (1988), Turney (1994), phương pháp tính giá theo hoạt động được xem như một sự lựa chọn thích hợp bởi lẽ phương pháp này tập hợp chi phí dựa trên hoạt động mà nguồn lực được sử dụng và phân bổ cho các đối tượng dựa trên các tiêu thức phân bổ thích hợp, phản ánh mối quan hệ nhân quả giữa đối tượng chi phí và chi phí gián tiếp. Hơn nữa, phương pháp ABC còn có thể giúp cho các doanh nghiệp quản trị dựa trên hoạt động, đây là cơ sở để xác định hoạt động nào tạo ra giá trị hay không tạo ra giá trị, từ đó cải tiến quá trình, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. 


Trên cơ sở các vấn đề nêu trên nên tôi chọn đề tài “Vận dụng phương pháp tính giá theo hoạt động tại Nhà máy may Hòa Thọ 2 thuộc Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ”

2. Mục đích nghiên cứu
-   Tổng hợp cơ sở lý luận về phương pháp tính giá theo hoạt động.
- Phản ánh thực trạng công tác kế toán tại Nhà máy may Hòa Thọ 2. Xác định và phân tích phương pháp tính giá tại Nhà máy may Hòa Thọ 2.

- Tổ chức vận dụng phương pháp tính giá theo hoạt động tại Nhà máy may Hòa Thọ 2.

- So sánh việc thực hiện giữa phương pháp tính giá truyền thống và phương pháp tính giá theo hoạt động và hướng sử dụng thông tin từ phương pháp này cho việc quản trị dựa trên hoạt động.

3. Phạm vi nghiên cứu


Vận dụng phương pháp tính giá theo hoạt động vào điều kiện thực tế tại Nhà máy may Hòa Thọ 2, để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tính giá.
4. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp cụ thể như: Phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp quan sát và đánh giá, phương pháp khảo sát….
Kết quả nghiên cứu còn dựa trên các cuộc phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng, nhà quản lý và các bộ phận chức năng có liên quan đến số liệu của Nhà máy.
5. Những đóng góp của luận văn

- Luận văn đã tổng hợp cơ sở lý luận liên quan đến phương pháp tính giá ABC.
- Vận dụng phương pháp tính giá ABC để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tính giá tại Nhà máy may Hòa Thọ 2, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ trong thời gian tới.
6. Kết cấu của luận văn


Ngoài các phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương:


Chương 1: Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá theo hoạt động 

Chương 2: Thực trạng về công tác tính giá tại Nhà máy may Hòa Thọ 2 thuộc Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ


Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá theo hoạt động tại Nhà máy may Hòa Thọ 2 thuộc Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
CHƯƠNG 1
CƠ Sở Lý LUẬN Về phương pháp
Tính giá theo hoạt động 
1. 1. Tổng quan về phương pháp tính giá theo hoạt động 
1.1.1. Lịch sử hình thành phương pháp tính giá theo hoạt động
Trong suốt những năm 1980, hệ thống tính giá thành truyền thống trong các doanh nghiệp đã bộc lộ rất nhiều những hạn chế. Đây là một phương pháp được thiết lập cách đây từ nhiều thập kỷ, khi mà hầu hết các công ty chỉ sản xuất một số ít loại sản phẩm và lao động trực tiếp và nguyên vật liệu trực tiếp là những nhân tố chi phí chiếm ưu thế cao, chi phí sản xuất chung là tương đối nhỏ và những bóp méo nảy sinh từ sự phân bổ chi phí sản xuất chung là không quan trọng, chi phí xử lý số liệu lại quá cao. Vì vậy, đây là những khó khăn cản trở sự ra đời của nhiều phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung tiên tiến hơn.

Ngày nay, chủng loại mặt hàng mà các công ty sản xuất là rất đa dạng. Chi phí nhân công trực tiếp chỉ là nhân tố nhỏ, còn chi phí sản xuất chung lại là một thành phần đáng kể trong tổng chi phí sản xuất. Cơ sở lao động trực tiếp được sử dụng để phân bổ chi phí sản xuất chung không được tin dùng như trước đây. Đặc biệt, chi phí xử lý số liệu không còn là rào cản đối với việc ra đời nhiều hệ thống tính giá mới. Hơn nữa, vào những năm 1980 với sự cạnh tranh dữ dội toàn cầu, nhà quản lý đã taọ ra nhiều quyết định sai lầm do sự nghèo nàn và sai lệch về thông tin chi phí. Từ đó, chi phí cơ hội của sự nghèo nàn về thông tin chi phí tăng lên dẫn đến sự đòi hỏi một phương pháp tính giá chính xác hơn. Trong hoàn cảnh ấy, một phương pháp tính giá mới được thiết kế nhằm khắc phục các nhược điểm của những hệ thống tính giá thành truyền thống, đó là phương pháp tính giá theo hoạt động (ABC – Activities Based Costing) ra đời. 
Nhưng đó không phải là sự đổi mới gần đây, vào năm 1949 Goetz đã viết: 

“Mỗi nước chi phí sản xuất chung ban đầu phải được đồng nhất đối với mỗi khía cạnh của hoạt động quản trị, lập kế hoạch, điều khiển và hoạt động tác nghiệp. Một vài khía cạnh chính này có thể khác nhau như số lượng đầu ra, số đơn đặt hàng, số các hoạt động, năng suất máy móc, số các Catalo được cung cấp".

Trong suốt những năm 1980, với sự giảm sút của chi phí xử lý số liệu, một vài công ty ở Mỹ và Anh quốc áp dụng mô hình phân bổ chi phí sản xuất chung trên cơ sở hoạt động để tính giá thành cho sản phẩm, dịch vụ của họ. Điển hình, công ty Elgin Sweepr của Bắc mỹ đã áp dụng mô hình này như sau:

- Bước đầu tiên là nghiên cứu hoạt động tạo phí, lập danh sách các đơn vị tính phí có thể cho mỗi hoạt động. Các đơn vị tính phí của Elgin bao gồm: Tiền công lao động, giờ lao động, số lượng hàng gửi đi, số lượng thành phẩm, số đơn đặt hàng, doanh thu, ngày làm việc, thông báo thay đổi kỹ thuật, thời gian lao đông kỹ thuật... Các chi phí thay đổi với từng đơn vị tính phí được nhận dạng và tính toán. 

- Tiếp theo Elgin thiết lập báo cáo về dây chuyền sản xuất cho phép đánh giá hiệu quả của các quyết định phân bổ nguồn lực. Kết quả của việc áp dụng hệ thống xác lập chi phí có sự tham gia của các giám đốc sản xuất vào việc nhận dạng kích tố chi phí.

Dựa trên quan sát quá trình ứng dụng mô hình ở các công ty, Robin Cooper, Robert Kaplan, và H. Thomas Johnson là những người đầu tiên đưa ra phương pháp ABC. Đây là một phương pháp tính chi phí được sử dụng để tính thẳng chi phí chung vào các đối tượng tính chi phí (Cooper, 1988a; 1988b; 1990; Cooper và Kaplan, 1988; Johnson, 1990). Những đối tượng này có thể là các sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hoặc khách hàng… ABC cũng giúp cho nhà quản lý ra được những quyết định đúng tương ứng với cơ cấu sản phẩm và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Theo Turney, ABC có thể thay đổi toàn diện cách thức những nhà quản lý ra quyết định về cơ cấu sản phẩm, giá cả sản phẩm, và đánh giá công nghệ mới (Turney, 1989). Trong một nghiên cứu tổng quát các công ty ở Anh vào năm 1991, Innes và Mitchell báo cáo khoảng 10% các công ty được nghiên cứu đã áp dụng mô hình này trong việc tính giá thành. 

Ngày nay, các lý thuyết này được trình bày trong các tài liệu chuyên nghành kế toán quản trị trên thế giới và được nhiều người tham gia tìm hiểu.
1.1.2. Các khái niệm về phương pháp tính giá theo hoạt động 
Theo Krumwiede và Roth (1997): Phương pháp tính giá ABC là một hệ thống kế toán quản trị tập trung đo lường chi phí, các hoạt động, sản phẩm, khách hàng và các đối tượng chi phí... Phương pháp này phân bổ chi phí cho các đối tượng chi phí dựa trên số lượng hoạt động sử dụng bởi đối tượng chi phí đó.    

Kaplan (1988) cho rằng phương pháp ABC được thiết kế nhằm cung cấp một cách thức phân bổ chính xác chi phí gián tiếp cho các hoạt động, quá trình kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ. Trên thực tế, nhiều nguồn lực của doanh nghiệp không chỉ phục vụ cho việc cấu thành nên yếu tố vật chất của sản phẩm mà còn cung cấp nhiều hoạt động hỗ trợ để đưa các sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng. Mục tiêu của phương pháp ABC không phải là phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm mà mục tiêu của ABC là đo lường và tính giá tất cả các nguồn lực sử dụng cho các hoạt động mà có thể hỗ trợ cho việc sản xuất và phân phối sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng.  
Judith J.Baker đã định nghĩa ABC như sau: 


ABC gồm 2 yếu tố chính là đo lường chi phí và đo lường mức độ thực hiện của các hoạt động và nguồn lực cho từng đối tượng tính giá. Chi phí của các nguồn lực được phân bổ đến các hoạt động, sau đó chi phí của các hoạt động được phân bổ đến các đối tượng tính giá dựa trên mức độ hoạt động của chúng.

Theo Narcyz Roztocki (1999): Để tiến hành tính giá theo phương pháp ABC cần thực hiện hai giai đoạn: giai đoạn một phân bổ hoặc kết chuyển chi phí cho các hoạt động, giai đoạn hai sẽ phân bổ cho từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên các hoạt động mà sản phẩm hay dịch vụ đã tiêu dùng.

Theo Horngren (2000): phương pháp ABC là sự cải tiến của phương pháp tính giá truyền thống bằng việc tập trung vào các hoạt động cụ thể như là các đối tượng chi phí cơ bản. Một hoạt động có thể là một sự kiện, một hành động hay là  một công việc với mục đích riêng như thiết kế sản phẩm, lắp đặt máy móc hay phân phối sản phẩm. Hệ thống ABC tập hợp chi phí cho từng hoạt động và phân bổ chi phí cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên hoạt động được tiêu dùng bởi sản phẩm hay dịch vụ đó.


Maher (2001) cho rằng ABC là công cụ quản trị dựa trên hoạt động, trước hết, chi phí được phân bổ cho các hoạt động, sau đó sẽ phân bổ cho từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên các hoạt động mà sản phẩm hay dịch vụ đã tiêu dùng. Quản trị dựa trên hoạt động sẽ tìm kiếm sự cải tiến không ngừng. ABC cung cấp thông tin về hoạt động và nguồn lực cần thiết để thực hiện chúng. Vì thế, ABC không chỉ đơn thuần là quá trình phân bổ chi phí. 

Phương pháp tính giá theo hoạt động hình thành một hệ thống gồm nhiều khái niệm đặc trưng, dưới đây là một số khái niệm cơ bản:
- Khái niệm hoạt động (Activity): Hoạt động là một sự kiện hoặc một nghiệp vụ gây ra sự phát sinh chi phí trong doanh nghiệp. Một nguyên nhân gây ra chi phí là một hoạt động tao ra chi phí đó. Tất cả những chi phí cùng bị gây ra bởi một nguyên nhân gây ra chi phí được nhóm lại thành một chi phí. Quá trình sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp thực chất là sự hợp thành một cách có hệ thống, có tổ chức của nhiều hoạt động khác nhau. 
Có 4 nhóm hoạt động sau:

Nhóm các hoạt động đầu vào là những hoạt động sẵn sàng cho việc chế tạo sản phẩm như: Thiết kế sản phẩm, thiết kế quy trình, mua, nhận, thuê, đào tạo….
Nhóm các hoạt động sản xuất là các hoạt động liên quan đến chế tạo sản phẩm, như: Vận hành máy móc, kiểm tra chất lượng công việc hoàn thành
Nhóm các hoạt động đầu ra là những hoạt động có liên quan đến sự giao dịch với khách hàng, như: Hoạt động bán hàng, hoạt động quảng cáo, hoạt động bảo hành, hoạt động giao nhận…….
Nhóm các hoạt động hành chính là các hoạt động khác nhằm hỗ trợ cho 3 nhóm hoạt động trên, như: Nhân sự, tài chính, kế toán, quản lý…..
- Khái niệm nguồn phát sinh chi phí (Cost driver): Nguồn phát sinh chi phí là một nhân tố, một khía cạnh của hoạt động có thể định lượng được và gây ra sự phát sinh chi phí. Một hoạt động có thể được xem xét theo nhiều khía cạnh khác nhau nhưng chỉ những khía cạnh nào gây ra sự phát sinh chi phí và có thể định lượng được mới có thể được coi là nguồn phát sinh chi phí.                

Có ba loại nguồn phát sinh chi phí như sau:
- Nguồn phát sinh chi phí chỉ số lượng nghiệp vụ: Chẳng hạn như số đơn mua hàng được xử lý, số đơn đặt hàng của khách hàng, số lần kiểm tra, số lần chuẩn bị máy móc. Nguồn phát sinh chi phí chỉ số lượng nghiệp vụ là ít tốn kém nhất khi thu nhập thông tin liên quan nhưng đây cũng là sự lựa chọn ít chính xác nhất vì nó đòi hỏi cùng số lượng nguồn tiêu dùng mỗi thời gian thực hiện hoạt động. Tuy nhiên, nếu sự khác nhau về số lượng nguồn cần có cho mỗi sản phẩm, dịch vụ là không lớn thì nguồn sinh phí chỉ số lần là một phương pháp đo lường hợp lý về chi phí được tiêu dùng trên mỗi hoạt động của các sản phẩm. Còn nếu trong trường hợp này vẫn không thể áp dụng được thì nguồn phát sinh chi phí chỉ khoảng thời gian được áp dụng

- Nguồn phát sinh chi phí chỉ khoảng thời gian: Thể hiện thời lượng thời gian được yêu cầu để thực hiện các hoạt động. Ví dụ như số giờ kiểm tra, số giờ chuẩn bị máy móc. Đối với một sản phẩm đòi hỏi ít thời gian chuẩn bị máy móc và sản phẩm khác đòi hỏi nhiều thời gian hơn, nếu nguồn phát sinh chi phí là số giờ chuẩn bị máy móc thì đây là một phương pháp đo lường chính xác hơn so với khi nó là số lần chuẩn bị máy móc. Sử dụng số lần chuẩn bị máy móc sẽ dẫn đến kết quả sản phẩm cần nhiều thời gian hơn có chi phí giảm đi, và ngược lại sản phẩm cần ít thời gian lại có chi phí tăng lên so với mức tiêu dùng thực sự của chúng. Tuy nhiên, sử dụng loại nguồn phát sinh chi phí này thì chi phí đo lường sẽ tốn kém hơn.

- Nguồn phát sinh chi phí chỉ cường độ: Trong khi nguồn phát sinh chi phí chỉ khoảng thời gian thiết lập tỉ lệ chi phí trung bình mỗi giờ của một hoạt động, thì nguồn phát sinh chi phí chỉ cường độ liên quan trực tiếp đến lượng chi phí tiêu dùng thực sự cho mỗi hoạt động. Ví dụ, một hoạt động cần người có kỹ năng và người không có kỹ năng thực hiện, thì nguồn phát sinh chi phí chỉ khoảng thời gian sẽ thiết lập một tỉ lệ  chi phí trung bình mỗi giờ (là tỉ số giữa chi phí của hoạt động và tổng thời gian của hai loại lao động), trái lại nguồn phát sinh chi phí chỉ cường độ sẽ ghi lại thời gian thực tế hoặc ước tính cho mỗi loại lao động và phân bổ trực tiếp từng chi phí cụ thể đến các sản phẩm.

- Khái niệm trung tâm hoạt động (Activities center): Trung tâm hoạt động được hiểu là một phần của quá trình sản xuất mà kế toán phải báo cáo một cách riêng biệt tình hình chi phí của các hoạt động thuộc trung tâm đó. Tóm lại, sản phẩm là kết quả quá trình liên kết một số tác nghiệp cần thiết trong việc thiết kế, sản xuất, và bán sản phẩm này. Như vậy sản phẩm là sự kết tinh của một nhóm các hoạt động.  Khái niệm này dẫn đến:
- Để biết được giá chi phí, giá thành của một loại hoạt động, cần phải tập hợp giá phí của các hoạt động cần thiết để tạo ra sản phẩm này.

- Để tác động lên giá phí của sản phẩm, cần tác động lên chính giá phí của các hoạt động tạo nên sản phẩm.

Theo phương pháp tính giá ABC, đối tượng tập hợp chi phí là các hoạt động làm phát sinh chi phí, sau đó chi phí của các hoạt động sẽ được phân bổ cho các đối tượng tính giá thành thông qua các kích tố chi phí (nguồn phát sinh chi phí). 
Theo Narcyz Rozocki (1999) đã mô tả phương pháp ABC gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất: phân bổ hoặc kết chuyển chi phí cho các hoạt động. Trong giai đoạn này, các chi phí gián tiếp được nhận diện, sau đó các hoạt động tiêu dùng các nguồn lực được xác định, các hoạt động tương tự tiêu dùng cùng nguồn lực như nhau có thể được nhóm lại thành một trung tâm hoạt động. Nếu chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động nào thì kết chuyển trực tiếp cho hoạt động đó, nếu chi phí liên quan đến nhiều hoạt động thì cần xác định nguồn phát sinh chi phí để phân bổ chi phí cho từng hoạt động. 


Giai đoạn thứ hai: phân bổ chi phí cho các đối tượng chi phí. Trong giai đoạn này, nếu một hoạt động được tiêu dùng cho một đối tượng chi phí thì toàn bộ chi phí tập hợp cho hoạt động được kết chuyển cho đối tượng chi phí. Nếu một hoạt động được tiêu dùng bởi nhiều đối tượng chi phí thì cần xác định nguồn phát sinh chi phí làm căn cứ phân bổ chi phí của hoạt động cho từng đối tượng chi phí. 
1.2. Các bước thực hiện của phương pháp tính giá theo hoạt động 
1.2.1. Kỷ thuật vận dụng phương pháp tính giá ABC

Việc vận dụng phương pháp tính giá ABC phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể về công tác tổ chức quản lý sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, năng lực quản lý của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thể khái quát quá trình vận dụng mô hình này thành 4 bước cơ bản sau: 







Bước 1. Xác định các hoạt động (Phân tích quá trình sản xuất thành các hoạt động)             

                                                                                    

 Quá trình vận dụng phương pháp tính giá ABC bắt đầu bằng việc phân tích quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Đó là việc phân tích một cách có hệ thống các hoạt động hợp thành quá trình sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ. Thông qua việc phân tích, kế toán quản trị nhận diện được các hoạt động tiêu dùng nguồn lực, gây ra sự phát sinh chi phí sản xuất chung. Thông thường, các hoạt động gây ra sự phát sinh chi phí sản xuất chung bao gồm: hoạt động sử dụng nhân công quản lý sản xuất, hoạt động sử dụng máy móc, hoạt động tiêu thụ năng lượng, động lực, hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng... Việc phân tích quá trình sản xuất thành các hoạt động là rất quan trọng, nó là bước cơ sở để kế toán quản trị xác định trung tâm hoạt động, trung tâm chi phí ở các bước tiếp theo. 

Bước 2: Xác định các nguồn lực sử dụng
Trong giai đoạn này, ngoài việc tập hợp chi phí thông thường được chi tiết theo tài khoản, nếu xác định được các chi phí đang tập hợp sử dụng cho đối tượng nào hay hoạt động nào thì tập hợp trực tiếp vào đối tượng chịu phí hay hoạt động đó. 

Các chi phí còn lại như chi phí điện, nước, lương lao động gián tiếp, …. không thể tập hợp trực tiếp vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu phí  sẽ được thực hiện bằng cách quy nạp trực tiếp hoặc phân bổ gián tiếp đến từng hoạt động. 
Nếu qui nạp trực tiếp, ta thực hiện bằng cách hỏi nhân viên để có được ước tính hợp lý của nguồn được tiêu dùng cho mỗi hoạt động là bao nhiêu. Nếu phân bổ gián tiếp đến từng hoạt động thì những tiêu thức phân bổ chi phí trong giai đoạn này phải được ấn định đối với từng nhóm chi phí, Ví dụ chi phí thuê mướn liên quan đến hoạt động lập báo giá có thể tác động bởi số mét vuông sử dụng, trong khi chi phí lương có thể được tác động bởi thời gian mà người nhân viên sử dụng cho hoạt động này…. 

Bước 3: Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí 
Để phân bổ chi phí của các hoạt động đến các sản phẩm cụ thể ta phải lựa chọn nguồn phát sinh chi phí thích hợp cho mỗi hoạt động. Để lựa chọn một nhân tố, một khía cạnh nào đó làm nguồn phát sinh chi phí ta cần chú  ý 2 điểm sau:

- Kế toán quản trị phải có dữ liệu phong phú về nguồn phát sinh chi phí định lựa chọn, chẳng hạn muốn chọn số lượng sản phẩm được kiểm tra là nguồn phát sinh chi phí cho hoạt động kiểm tra sản phẩm thì kế toán quản trị phải có dữ liệu về số lượng sản phẩm được kiểm tra trong kì.

- Nguồn phát sinh chi phí phải phản ánh được mức độ tiêu dùng các hoạt động của từng sản phẩm. Chẳng hạn, nếu sự vận động của chi phí phù hợp với số lượng sản phẩm được kiểm tra thì nguồn sinh phí có thể được lựa chọn là số lượng sản phẩm được kiểm tra.

Sau khi đã xác định được nguồn phát sinh chi phí, kết hợp với dữ liệu về mức độ tiêu dùng các hoạt động (thực chất là tiêu dùng nguồn phát sinh chi phí) của từng loại sản phẩm, chi phí sản xuất chung đã được tập hợp ở các trung tâm hoạt động sẽ được phân phối cho từng loại sản phẩm, dịch vụ.

B­íc 4. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm
Xác định chi phí của từng trung tâm họat động đã được phân chia ở trên bằng cách thiết lập ma trận Chi phí – Hoạt động (EAD).

Theo ma trận EAD này, các nhóm chi phí ở bước 1 biểu diễn theo cột, các hoạt động xác định trong bước 2 được biểu diễn theo hàng. Nếu hoạt động i có sử dụng loại chi phí j, đánh dấu vào ô ij.

Sau đó, thay thế những dấu đã đánh bằng một tỉ lệ nhất định, tỉ lệ này được ước lượng bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau sao cho tổng các cột của ma trận EAD phải bằng 1.

Có ba phương pháp được sử dụng trong việc tính toán những tỷ lệ này, có mức độ chính xác theo thứ tự là: ước đoán, đánh giá hệ thống, và thu thập dữ liệu thực tế. Các phương pháp này cũng có thể được sử dụng trong giai đoạn một là phân bổ chi phí đến các hoạt động.

-  Phương pháp ước đoán

Trong trường hợp không có được những số liệu thực tế hoặc việc thu thập số liệu khá tốn kém, thì có thể ước đoán để tính ra các tỷ lệ. Việc ước đoán có thể được hợp tác thực hiện với bộ phận quản lý, bộ phận tài chính và những nhân viên điều hành có liên quan trực tiếp đến trung tâm tính chi phí. Nhóm người này có thể đưa ra được những ước đoán về tỷ lệ phân bổ chi phí trong cả hai giai đoạn. Mức độ chính xác dựa vào sự kết hợp của những người trong nhóm và những kiến thức của họ về trung tâm chi phí.

-  Phương pháp đánh giá hệ thống


Một phương pháp khoa học hơn là sử dụng kỹ thuật hệ thống như áp dụng quá trình phân tích thứ bậc (AHP - Analytic Hierarchical Process). AHP là một công cụ thích hợp nhằm đưa những ý kiến cá nhân chủ quan thành những thông tin thể hiện khách quan hơn về các tỷ lệ.

Ví dụ, doanh nghiệp mong muốn ấn định chi phí bán hàng đến từng sản phẩm. Doanh nghiệp sản xuất 5 loại sản phẩm, trong đó sản phẩm A là sản phẩm đã có tiếng, những nỗ lực về hoạt động bán hàng là tương đối thấp, các sản phẩm B,C và D đang trong giai đoạn giữa của dòng đời sản phẩm, sản phẩm E là một sản phẩm mới nên tiêu tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực hơn cho việc bán hàng. Doanh nghiệp cần xác định được những tiêu thức thể hiện  mối quan hệ về chi phí của các hoạt động và sản phẩm. Khu vực bán hàng va thời gian sử dụng để thương thảo với khách hàng về từng sản phẩm có thể được xem là tiêu thức liên hệ. Thông qua việc đặt câu hỏi cho các bộ phận có liên quan và yêu cầu họ đánh giá về tỷ lệ % của chi phí sản phẩm trên mỗi hoạt động đối với mỗi tiêu thức được chọn, điều tra viên xếp hạng chi phí bán hàng giữa các sản phẩm theo khoảng cách cần thiết giao hàng; và sau đó tiếp tục xếp hạng chi phí các sản phẩm theo tỷ lệ thời gian của từng khách hàng. Cuối cùng những cách xếp hạng chủ quan về hoạt động bán hàng được kết hợp lại để tính ra tỷ lệ phân bổ chi phí bán hàng giữa năm sản phẩm. 

-  Phương pháp thu thập dữ liệu thực tế 

Đây là phương pháp chính xác nhất và tốn nhiều chi phí nhất để tính toán được tỷ lệ phân bổ cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, người ta phải tổ chức một bộ máy thu thập, ghi nhận dữ liệu thực tế và có thể đòi hỏi các thiết bọ hỗ trợ cho việc thu thập thông tin. Việc thu thập dữ liệu phải đúng thời điểm và điều tra viên yêu cầu phải có kinh nghiệm. Kết quả thường được phân tích bằng những công cụ thống kê. Ví dụ, lấy mẫu công việc có thể được sử dụng để ước lượng tỷ lệ thời gian dành cho việc giám sát sản xuất một sản phẩm cụ thể. Trong trường hợp này, nhân viên giám sát sẽ được hỏi vào những thời điểm ngẫu nhiên để xác định sản phẩm đang được giám sát. Dựa trên những dữ liệu này ta có thể thu thập các thông tin cần thiết. 

Sau khi xác định được mức độ tiêu dùng các hoạt động của từng loại sản phẩm, chi phí sản xuất chung đã được tập hợp ở các hoạt động sẽ được phân phối cho từng loại sản phẩm, dịch vụ. 

Như vậy, phương pháp tính giá ABC có thể biến một chi phí gián tiếp thành một chi phí trực tiếp với một đối tượng tạo lập chi phí xác định. Việc lựa chọn các hoạt động và tiêu chuẩn phân bổ chi phí hợp lý giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có được những báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ với độ tin cậy cao hơn nhiều so với phương pháp truyền thống.
1.2.2. Tính toán giá trị bằng tiền của các hoạt động

Để có được giá trị bằng tiền của từng hoạt động, tác giả áp dụng công thức sau :

TCA (i) =  ∑ Chi phí (j) * EAD(i,j) 
Trong đó: 
TCA (i) = Tổng chi phí của hoạt động i 
Chi phí (j) = Giá trị bằng tiền của nhóm chi phí j 
EAD (i,j) = Hệ số tỉ lệ ở ô i, j của ma trận EAD
1.2.3.  Mối quan hệ giữa các hoạt động và các sản phẩm trên ma trận APD

Trong bước này, các hoạt động được sử dụng cho từng sản phẩm được xác định và ma trận Hoạt động–sản phẩm (APD) được lập. Những hoạt động được biểu diễn theo cột còn các sản phẩm được biểu diễn theo hàng. Nếu sản phẩm i sử dụng hoạt động j, ta đánh dấu vào ô i, j.







1.2.4. Thay thế những dấu đã đánh bằng tỉ lệ trong ma trận APD



Những ô đã đánh dấu được thay thế bằng một tỉ lệ được ước lượng bằng cách sử dụng một trong các phương pháp đã đề cập trong phần trước. Tổng các cột của ma trận APD phải bằng 1.








1.2.5. Tính toán giá trị bằng tiền của các sản phẩm                                                                               

Để có được giá trị bằng tiền của từng sản phẩm, tác giả áp dụng công thức sau:

OCP(i)  =  ∑  TCA(j) * APD(i,j)

Trong đó: 

OCP(i) = chi phí chung của sản phẩm  i

TCA(j) = Giá trị bằng tiền của họat động j

APD(i,j)       = tỷ lệ ở ô ij của ma trận EAD
1.3. Ưu điểm, nhược điểm và điều kiện vận dụng phương pháp tính giá ABC

1.3.1. Sự khác nhau giữa phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truyền thống




Mặc dù là một phương pháp đang được áp dụng phổ biến, dưới góc độ phục vụ cho việc ra các quyết định quản trị, phương pháp tính giá truyền thống vẫn thể hiện những hạn chế nhất định.
Cooper và Robert Kaplan (1988) nghiên cứu và chỉ ra rằng: phương pháp tính giá truyền thống làm sai lệch giá thành sản phẩm bởi chi phí sản xuất chung được phân bổ cho sản phẩm, dịch vụ thông qua các yếu tố như giờ công lao động trực tiếp, giờ máy chạy hay lượng nguyên vật liệu tiêu hao. Vì vậy, mỗi loại sản phẩm có sản lượng sản xuất khác nhau nhận được chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm là như nhau. Cooper và Kaplan cho rằng cần phân tích các hoạt động thực tế thực hiện phải gánh chịu chi phí. Các hoạt động được kết hợp với đối tượng chi phí đã tiêu dùng chúng và vì thế, trước tiên chi phí được phân bổ cho các hoạt động và sau đó chi phí hoạt động được phân bổ cho đối tượng chi phí thông qua nguồn phát sinh chi phí. 

Việc phân bổ chi phí chung trong phương pháp truyền thống để tính giá thành sản phẩm chịu sự chi phối lớn bởi việc lập báo cáo tài chính. Chi phí chung được xác định 1 cách đơn giản, nghĩa là những chi phí chỉ liên quan đến hoạt động sản xuất. Trong khi đó, một vài chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp có liên quan đến sản phẩm nhưng không được tính vào giá thành sản phẩm vì những quy định của việc lập báo cáo tài chính. Trong phương pháp tính giá ABC, trọng tâm của phương pháp là giải quyết chi phí sản xuất chung 1 cách toàn diện hơn. Chi phí sản xuất chung trong phương pháp tính giá ABC bao hàm một phạm vi rộng hơn, không chỉ những chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm mà còn những chi phí mang tính chất chung khác. Điều này có nghĩa là, giá thành sản phẩm sẽ là cơ sở sát thực hơn cho việc định giá bán sản phẩm.



Sự khác biệt cơ bản của 2 phương pháp này xuất phát từ cách tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung đến từng đối tượng tính giá thành.
	Nội dung
	Phương pháp tính giá truyền thống
	Phương pháp tính giá ABC

	Đối tượng tập hợp chi phí
	Chi phí được tập hợp theo công việc, nhóm sản phẩm hay nơi phát sinh chi phí
	Tập hợp dựa trên hoạt động

	Nguồn sinh phí
	Có nhiều nguồn sinh phí đối với đối tượng tập hợp chi phí.
	· Nguồn sinh phí xác định rõ.

· Thường chỉ có 1 nguồn sinh phí trong mỗi hoạt động.

	Tiêu thức phân bổ chi phí
	Dựa trên một trong nhiều tiêu thức phân bổ chi phí như: giờ công, tiền lương, giờ máy,… Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tiêu thức này kém thuyết phục làm cho việc phân bổ chi phí không được chính xác.
	· Dựa trên nhiều tiêu thức phân bổ ở nhiều cấp độ khác nhau.

· Tiêu thức lựa chọn thực sự là nguồn sinh phí ở mỗi hoạt động.

	Tính hợp lý và chính xác
	Giá thành được tính hoặc quá cao hoặc quá thấp.
	Giá thành chính xác hơn, do vậy tin cậy trong việc ra quyết định.

	Kiểm soát chi phí
	Kiểm soát trên cơ sở trung tâm chi phí, phân xưởng, phòng, đơn vị.
	Kiểm soát chi phí theo từng hoạt động, cho phép những ưu tiên trong quản trị chi phí.

	Chi phí và thực hiện
	Đơn giản, ít tốn kém để thực hiện và duy trì hệ thống này.
	Khá phức tạp, chi phí tương đối cao để thực hiện và duy trì hệ hống này.


1.3.2. Ưu và nhược điểm của phương pháp tính giá ABC
a. Ưu điểm:
Phương pháp ABC được giới thiệu đầu tiên vào giữa thập kỷ 80, bởi Robert Kaplan và Robin Cooper, trước hết nhằm giải quyết những nhược điểm của phương pháp kế toán chi phí truyền thống nêu trên. 
Phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động góp phần cải tiến hoạt động xác định chi phí, giá thành của kế toán quản trị, đặc biệt ở những khía cạnh sau:

- Theo phương pháp tính giá ABC, chi phí sản xuất chung được tập hợp theo các hoạt động, tức chi phí được tập hợp theo nguồn phát sinh chi phí. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát chi phí vì chỉ có nhận thức được nguyên nhân gây ra chi phí thì mới có biện pháp phù hợp để tác động vào nguồn gốc của sự phát sinh chi phí nhằm quản lý kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Mô hình này giúp kế toán quản trị thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát chi phí.

- Vận dụng phương pháp tính giá ABC, kế toán quản trị có sự linh hoạt trong việc sử dụng các tiêu chuẩn phân bổ chi phí cho sản phẩm nhằm cung cấp thông tin đa dạng, phong phó về tình hình chi phí, giá thành đáp ứng được các nhu cầu sử dụng thông tin khác nhau của nhà quản trị.


- Với quá trình sản xuất sản phẩm ngày càng phức tạp hơn và hiện đại hơn, thì có nhiều nguyên nhân gây ra chi phí từ các bộ phận chức năng chung chuẩn bị cho việc sản xuất, tức là các hoạt động không thực hiện ngay tại phân xưởng - nơi sản xuất ra sản phẩm mà xảy ra các nơi như thiết kế mẫu, lập kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng. Phương pháp tính giá này quan tâm đến tất cả chi phí chung, gồm cả chi phí của các bộ phận chức năng trên và do vậy cách phân bổ này vượt ra khái ranh giới truyền thống lâu nay chỉ tính chi phí phát sinh tại phân xưởng.


- Phương pháp tính giá đã làm thay đổi cách quan niệm về chi phí sản xuất chung. Một số yếu tố chi phí sản xuất chung, theo truyền thống, được coi là khoản chi phí gián tiếp thì bây giờ lại liên quan đến từng họat động cụ thể và do đó có thể quy nạp vào từng hoạt động cụ thể.

b. Nhược điểm:


Tuy có những ưu điểm rất lớn, phương pháp ABC vẫn có những hạn chế nhất định. Garrison (1998), Blocher (1999), Wiriya Chongrksut (2002) đã chỉ ra một số hạn chế của phương pháp ABC: 


- Hạn chế lớn nhất của phương pháp ABC là tiêu tốn về chi phí và thời gian. Các nghiên cứu cho thấy, cần một thời gian thường là hơn 1 năm để thiết kế và thực hiện ABC để đi đến thành công. 


- Khi áp dụng phương pháp ABC, vẫn có nhiều trường hợp không thể phân bổ chi phí sản xuất chung chính xác, bởi vì nguyên nhân gây ra chi phí không thể tìm thấy hoặc rất khó để xác định, hoặc việc xác định chính xác đòi hỏi chi phí thu thập thông tin quá lớn.  


- Phương pháp ABC đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp, sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp cũng như nhân viên trong doanh nghiệp, nhất là bộ phận kế toán. Nếu có sự chống đối, muốn giữ hệ thống tính giá đã có thì ABC khó có thể thực hiện.

   Có thể thấy rằng, phương pháp ABC có thể biến một chi phí gián tiếp thành một chi phí trực tiếp với một đối tượng tạo phí xác định. Việc lựa chọn các hoạt động và kích tố chi phí hợp lý cho phép các nhà quản lý truy nguyên nhiều chi phí gián tiếp như họ đã làm với chi phí nguyên liệu trực tiếp hay chi phí lao động trực tiếp. Vì xác định được nhiều chi phí trực tiếp hơn so với cách thức truyền thống, ABC giúp nhà quản lý có được những báo cáo về chi phí sản phẩm và dịch vụ với độ tin cậy cao hơn nhiều.

  Phương pháp ABC phức tạp và tốn kém hơn các phương pháp truyền thống, vì vậy không phải bất cứ công ty nào cũng đủ điều kiện áp dụng. Tuy nhiên, ABC sẽ là xu hướng tất yếu đối với quản trị bởi: 

- Năng lực cạnh tranh dựa trên chi phí giảm thiểu đòi hỏi phải có những số liệu chính xác hơn về chi phí, tránh tình trạng lợi nhuận giả tạo.


- Sự đa dạng hoá ngày một tăng của các sản phẩm và dịch vụ cùng với độ phức tạp của các phân đoạn thị trường. Vì thế, việc tiêu dùng các nguồn lực cũng sẽ thay đổi theo các sản phẩm và dịch vụ.


- Chu kỳ sống của sản phẩm trở nên ngắn hơn do tốc độ phát triển của công nghệ làm công ty không đủ thời gian điều chỉnh giá cả và chi phí.


- Xác định đúng chi phí là một phần quan trọng của việc ra quyết định kinh doanh. Thiếu nó, sự chuẩn xác của quyết định sẽ giảm thiểu.


- Cách mạng trong công nghệ máy tính đã làm giảm được chi phí về tiền bạc lẫn thời gian cho việc phát triển và vận hành hệ thống xác lập chi phí có khả năng truy nguyên nhiều hoạt động.

1.3.3. Điều kiện vận dụng của phương pháp tính giá ABC
Innes (1994), Horngren (2000), Hilton (2002) chỉ ra một số dấu hiệu mà các doanh nghiệp có thể xem xét để tiến hành áp dụng phương pháp ABC, đó là:

- Sản phẩm, dịch vụ được sản xuất đa dạng về chủng loại, mẫu mã, phức tạp về kỹ thuật. Qui trình thực hiện sản phẩm dịch vụ trải qua nhiều công đoạn, nhiều hoạt động. 


- Các sản phẩm phức tạp, khó sản xuất, được báo cáo có lợi nhuận cao, trong khi các sản phẩm đơn giản được xem là có lợi nhuận thấp hoặc bị lỗ. 


- Doanh nghiệp chỉ sử dụng 1 hoặc 2 tiêu thức để phân bổ chi phí gián tiếp.


- Vài sản phẩm được báo cáo là có lợi nhuận cao trong khi không được cung ứng bởi nhà cung cấp khác.


- Chi phí gián tiếp chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành và tăng liên tục theo thời gian.


- Giá thành theo phương pháp truyền thống cung cấp không đủ độ tin cậy trong việc định giá sản phẩm, dịch vụ.

1.4. Những khó khăn khi áp dụng phương pháp tính giá ABC tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam phương pháp tính giá dựa trên hoạt động ABC chưa được triển khai rộng rãi do các lý do như sau:

- Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá ABC phải dùng đến các tài tiệu tiếng nước ngoài, do đó cũng gây khó khăn cho việc nghiên cứu và tìm hiểu của các doanh nghiệp. 

- Chế độ kế toán dành cho phương pháp tính giá ABC chưa có. Các quy định của Bộ Tài Chính về phản ánh báo cáo chi phí theo phương pháp này chưa có. Do vậy, kế toán các doanh nghiệp chưa muốn tham gia vào lĩnh vực mới này.

- Phương pháp tính giá ABC là phương pháp tính giá đòi hỏi có sự tham gia phối hợp của nhiều phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, không chỉ riêng bộ phận kế toán như phương pháp tính giá truyền thống. Nếu triển khai áp dụng sẽ ảnh hưởng đến khối lượng công việc của các bộ phận khác, và do vậy chắc chắn khi triển khai sẽ gây ra những phản ứng khác nhau.

Với những khó khăn như trên, đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam phải có những tư tưởng tiến bộ, có những bước đột phá trong suy nghĩ cũng như hành động.

 Trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, giá bán sản phẩm hầu như là giá thị trường vì sản phẩm tương tự và sản phẩm thay thế rất đa dạng, do đó để mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đạt được các doanh nghiệp bắt buộc phải có sự cạnh tranh về giá thành, nghĩa là doanh nghiệp nào có giá thành sản phẩm thấp thì doanh nghiệp đó sẽ tồn tại và phát triển. 

Phương pháp tính giá ABC giúp doanh nghiệp tính toán, phân bổ chính xác chi phí, từ đó tính toán đúng giá thành cũng như đưa ra các chiến lược về sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này tạo ra sự phức tạp trong cơ cấu chi phí, đòi hỏi nhiều công sức và tốn kém trong quá trình tổ chức và thu thập thông tin. Do vậy các doanh nghiệp cần cân nhắc giữa chi phí bỏ ra và lợi ích đạt được khi áp dụng phương pháp tính giá ABC.
1.5. Phương pháp tính giá ABC với việc quản trị dựa trên hoạt động (ABM – Activity Based Management)


Bởi nhiều lý do khác nhau, nhiều doanh nghiệp đã thất bại trong việc sử dụng thông tin từ phương pháp tính giá ABC. Nghiên cứu của Cooper (1992) ở 8 doanh nghiệp khác nhau cho thấy họ đã không hành động dựa trên phương pháp tính giá ABC. Cooper cho rằng nguyên nhân là do không có sự chuẩn bị cho việc thay đổi. Bản thân phương pháp tính giá ABC không tạo ra sự thay đổi, vấn đề là phải chuyển đổi thông tin thành hành động. Điều này đòi hỏi một quá trình thay đổi trong tổ chức và thực hiện. Trong nghiên cứu của mình, Cooper tìm thấy rằng một dự án phương pháp tính giá ABC thành công khi có sự bảo trợ hoặc định hướng của người quản trị, người có quyền tạo ra sự thay đổi.   


Turney (1992) xác định mục tiêu của ABM là không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng và gia tăng lợi nhuận. Và ông đã đề xuất ra 3 bước để thực hiện. 
Trước tiên, phân tích quá trình để xác định hoạt động không tạo ra giá trị hoặc không cần thiết để loại bỏ. Bước này đòi hỏi so sánh hoạt động với hoạt động thực tiễn tốt nhất để xác định phạm vi cải tiến và xem xét để liên kết với hoạt động trong tiến trình để tối thiểu hóa thời gian. 
Bước hai liên quan đến việc xác định và loại bỏ nguồn phát sinh chi phí đã tạo ra sự lãng phí hoặc những hoạt động không cần thiết hoặc không hiệu quả.
 Cuối cùng, đo lường thành quả của từng hoạt động đóng góp vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. 
Những bước này sẽ hỗ trợ cho việc ra quyết định chiến lược và xác định hiệu quả tổng hợp. ABM còn giúp cắt giảm chi phí bằng việc thực hiện kỹ thuật như giảm thời gian, loại bỏ các hoạt động không cần thiết, chọn những hoạt động có chi phí thấp hơn, chia sẻ hoạt động và tái sử dụng nguồn lực không được sử dụng.     

Ted R Compton (1994) cho rằng có được thông tin chính xác từ phương pháp tính giá ABC mới chỉ là một nửa đoạn đường. Quản trị dựa trên hoạt động (ABM) bổ sung cho phương pháp tính giá ABC bằng cách sử dụng thông tin từ ABC trong việc phân tích quá trình để xác định những hoạt động không hiệu quả hoặc không tạo ra giá trị. Từ đó, nhà quản trị có thể liên tục cải tiến các hoạt động dựa trên việc trả lời "tại sao?" và "như thế nào?" hoạt động tạo ra giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ.  


 Phương pháp tính giá ABC và ABM được Hasen và Mowen  (2001) nhìn nhận dưới 2 chiều hướng sau:

Thứ nhất, theo hướng phân bổ chi phí, phản ảnh trình tự mà doanh nghiệp phải tập hợp và phân bổ chi phí cho các hoạt động; sau đó chi phí của hoạt động được phân bổ cho các đối tượng chi phí như sản phẩm, dịch vụ hay khách hàng. Chiều hướng này của phương pháp tính giá ABC phục vụ cho việc ra quyết định như định giá bán sản phẩm, dịch vụ, kết cấu sản phẩm, thiết kế sản phẩm, quản lý chi phí chiến lược...

Thứ hai, theo hướng quy trình, cung cấp thông tin về các hoạt động được thực hiện, tại sao hoạt động đó được thực hiện và hiệu quả của các hoạt động đó như thế nào. Doanh nghiệp có thể sử dụng loại thông tin này để giúp cải tiến quá trình kinh doanh và không ngừng tăng thêm giá trị cho khách hàng. Hướng qui trình được thực hiện dựa vào phân tích giá trị của qui trình. Phân tích giá trị của qui trình xác định kế toán trách nhiệm dựa trên hoạt động. Phân tích giá trị của qui trình gồm phân tích nguyên nhân, phân tích hoạt động và đánh giá thành quả.


Phân tích nguyên nhân là việc xác định các nhân tố gốc rễ gây nên chi phí hoạt động. Ví dụ nhân tố gây nên chi phí vận chuyển vật liệu trong doanh nghiệp là do bố trí sản xuất. Khi nguyên nhân gốc rễ được xác định, thì có thể có giải pháp để cắt giảm chi phí. Như ví dụ trên, chi phí vận chuyển vật liệu có thể được cắt giảm khi sản xuất được bố trí lại hợp lý hơn.


Phân tích hoạt động là quá trình xác định, mô tả, đánh giá hoạt động trong một tổ chức. Phân tích hoạt động cần xác định 4 vấn đề là những hoạt động nào được thực hiện; bao nhiêu người thực hiện hoạt động đó; thời gian và nguồn lực yêu cầu để thực hiện hoạt động và cuối cùng là đánh giá giá trị của hoạt động đối với tổ chức. Từ đó xác định hoạt động nào đem lại giá trị thì cần lựa chọn và giữ lại, đồng thời loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị nhằm tăng hiệu quả hoạt động cho đơn vị.

   
Hoạt động là cơ sở của hệ thống đánh giá thành quả hiện đại. Thành quả hoạt động được đo lường thông qua chất lượng, thời gian, chi phí, sự linh hoạt…Công cụ đo lường này được thiết kế để đánh giá hoạt động được thực hiện như thế nào, tạo ra được kết quả ra sao. Nâng cao thành quả hoạt động nghĩa là loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị và tối ưu hóa hoạt động tạo ra giá trị. Vì thế, doanh nghiệp cần xác định và báo cáo chi phí tạo ra giá trị và không tạo ra giá trị của từng hoạt động, từ đó không ngừng cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả từng hoạt động. 


Phương pháp tính giá ABC còn là cơ sở để lập dự toán dựa trên hoạt động. Trước hết, cần xác định mức sản xuất hay dịch vụ cần sản xuất, trên cơ sở đó xác định số lượng các hoạt động cần thiết phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, xác định nguồn lực cần thiết được tiêu dùng cho các hoạt động dựa trên thông tin từ phương pháp tính giá ABC cung cấp. Nói các khác, dự toán dựa trên hoạt động được thực hiện dựa trên sự phân tích ngược lại qui trình của phương pháp tính giá ABC. Phương pháp tính giá ABC phân bổ hay kết chuyển các nguồn lực (chi phí) cho các hoạt động, rồi phân bổ chi phí từ các hoạt động cho các sản phẩm dịch vụ. Còn hệ thống dự toán dựa trên hoạt động được tiến hành bằng cách xác định sản phẩm hay dịch vụ cung cấp cho khách hàng, trên cơ sở đó xác định số lượng hoạt động cần thiết, từ đó xác định nguồn lực cần thiết cho các hoạt động. 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Vận dụng hệ thống tính giá theo phương pháp ABC là rất cần thiết nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà các doanh nghiệp với xu hướng cơ cấu chi phí quản lý cao cũng như cơ cấu sản phẩm đa dạng, phức tạp. Từ việc tập hợp chi phí các nguồn lực vào các hoạt động cùng với việc vận dụng nhiều tiêu thức phân bổ khác nhau dựa trên mối quan hệ giữa hoạt động và đối tượng chịu phí thì ABC hầu như thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với hệ thống kế toán chi phí truyền thống và đem lại thông tin chi phí đáng tin cậy hơn.
Qua chương 1, luận văn đã nêu lên được các quan điểm khác nhau của các học giả kinh tế trên thế giới về phương pháp ABC. Mặc dù các học giả có những cách tiếp cận khác nhau về phương pháp này nhưng nhìn chung tác giả đã tóm lược được trình tự của phương pháp ABC qua 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Phân bổ hoặc kết chuyển chi phí cho các hoạt động
Giai đoạn 2: Phân bổ chi phí hoạt động cho các đối tượng chịu phí
Thông qua việc nghiên cứu khái niệm và trình tự thực hiện phương pháp ABC, tác giả đã so sánh được sự giống và khác nhau của phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống, từ đó nêu lên được ưu nhược điểm và điều kiện vận dụng của phương pháp ABC.

Phương pháp ABC đã được áp dụng ở nhiều nước tiên tiến, phát triển trên thế giới nhưng với các doanh nghiệp Việt Nam đây còn là một khái niệm hết sức mới mẽ, và do vậy rất khó có thể tiếp cận vào Việt Nam. Tuy nhiên, với lực lượng lao động, đội ngũ quản lý dần dần được trẻ hóa hiện nay, thiết nghĩ không còn xa để có thể vận dụng những phương pháp kế toán quản trị mới trong đó có phương pháp ABC vào trong công tác kế toán phục vụ tốt cho việc quản trị của doanh nghiệp.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG về công tác TÍNH GIÁ 
TẠI NHÀ MÁY MAY HÒA THỌ 2 thuộc 
tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ
2.1. Giới thiệu khái quát về Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển


 Tên gọi công ty:            Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ


 Tên giao dịch đối ngoại:    hoatho corporation


 Tên viết tắt:                       hoatho corp


 Địa chỉ:                 36 Ông ích Đường, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng


 website:                             www.hoatho.com.vn

 Ngân hàng mở tài khoản: NH Thương mại Quốc tế- Chi nhánh Đà Nẵng


 Số hiệu tài khoản:               4017 0406 000 7844


 Mã số thuế:                          0400101556

 Được thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy dệt Hòa Thọ (sicovina) thuộc công ty kỹ nghệ bông vải Việt Nam. Năm 1975 khi thành phố Đà Nẵng được giải phóng, nhà máy dệt Hòa Thọ được chính quyền tiếp quản và đi vào hoạt động trở lại vào ngày 21/04/1975.

 Năm 1993: thành lập doanh nghiệp nhà nước công ty dệt Hòa Thọ theo quyết định số 241/TCLĐ ngày 24/03/1993 của bộ công nghiệp nhẹ.

 Năm 1997: đổi tên thành công ty dệt may Hòa thọ theo quyết định số 433/QĐ-TCLĐ của Tổng công ty dệt may Việt Nam.

 Năm 2005: chuyển thành công ty TNhH nhà nước một thành viên dệt may Hòa Thọ theo quyết định số 200/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 của thỉ tướng chính phủ.

 Ngày 15/11/2006: chuyển thành Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ theo quyết định số 3252/QĐ-BCN của Bộ công nghiệp và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/02/2007.

 Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ là đơn vị thành viên của Tập đoàn dệt may Việt Nam (vinatex) và Hiệp hội dệt may Việt Nam (vitax) thuộc Bộ công thương. Tổng diện tích của công ty 145.000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng và kho khoảng 72.000 m2. Công ty có khoảng 6.000 công nhân, trong đó bộ phân nghiệp vụ 250 người. Tổng công suất điện lắp đặt: 7.500kW. Nguồn điện, khí nén, nước sạch sẵn có và dồi dào để mở rộng quy mô sản xuất.

 Năm 1975: Thành lập nhà máy sợi Hòa Thọ

 Diện tích nhà xưởng 11.000m2. Thiết bị hiện có gồm dây chuyền kéo sợi đồng bộ với 37.000 cọc do các nước italia, Đức, Nhật Bản sản xuất. Chuyên sản xuất các loại sợi cotton chải thô, chải kỹ, sợi pha T/C, sợi polyester với các chỉ số ne10 đến ne46 dùng cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Sản lượng 4.000 tấn/năm (chỉ số trung bình ne32).

 Năm 1997: Thành lập Nhà máy may Hòa Thọ - 1

 Diện tích nhà xưởng 4.000m2. Có 13 chuyền sản xuất (60 máy/chuyền) được trang bị các máy chuyên dung hiện đại. Chuyên sản xuất jacket, quần áo bảo hộ lao động, quần chống nhăn cho khách hàng snickers europe, ab – Thụy Điển, supreme iternational.

 Năm 1999: Thành lập nhà máy may Hòa Thọ 2

 Diện tích nhà xưởng 3.500m2. Có 12 chuyến sản xuất (60 máy/chuyền) được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất hàng dệt kim, áo T-shirt, polo-shirt, quần âu. Các nhãn hiệu chính đã và đang sản xuất haggar, pery ellis, nike.

 Năm 2002: Thành lập Nhà máy may Hòa Thọ 3.

  Diện tích nhà xưởng 2.000m2. Có 9 chuyến sản xuất (35 máy/chuyền) được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất các sản phẩm polo-shirt, quần áo thể thao, hàng thời trang phục vụ thị trường nội địa.

 Năm 2001: Thành lập công ty may Hòa Thọ - Điện Bàn.

 Địa chỉ: Điện Thăng – Điện Bàn – QUảng Nam.

 Diện tích nhà xưởng 10.000m2. Có 15 chuyến sản xuất (40 máy/chuyền) được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động, quần áo thể thao, quần áo đồng phục cho các khách hàng chính như: snickers europe, ab – Thụy Điển, supreme iternational.

 Năm 2002: Thành lập công ty may Hòa Thọ Quảng Nam

 Địa chỉ: Thị trần Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

  Diện tích nhà xưởng 7.580m2. Có 16 chuyến sản xuất (50 máy/chuyền) được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Khách hàng marubeni corporation – Nhật Bản.

  Năm 2003: Thành lập công ty may Hòa Thọ - Hội An.

  Diện tích nhà xưởng 30.528m2. Có 9 chuyến sản xuất (45 máy/chuyền) được trang bị các máy chuyên dùng hiện đại. Chuyên sản xuất quần áo thể thao xuất khẩu. Các nhãn hiệu đã và đang sản xuất là: kappa, nautica, russell, ping, jantzen, grand slam.

  Năm 2007: Đầu tư mới 2 công ty:


  - Công ty may Hòa Thọ - Duy Xuyên. Đặt tại khu công nghiệp Gò Dỗi, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Với quy mô 11 chuyền, tổng vốn đầu tư 18 tỉ đồng, sử dụng 600 lao động, hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định 6 chuyền.


 - Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà. Đặt tại khu công nghiệp Đông Hà, Thị xã Đông Hà, Quảng Trị. Với quy mô 50 chuyền, tổng mức đầu tư 50 tỷ đổng, sử dụng 2.500 lao động. Hiện nay đã sản xuất ổn định 7 chuyền.

 Ngoài ra Tổng công ty còn có một số công ty liên kết: Công ty cổ phần thêu Thiên Tín, công ty TNHH may Bình Phương, công ty TNHH may Tuấn Đạt, công ty cổ phần bao bì Hòa Thọ.

2.1.2.  Hoạt động chính của Tổng công ty


 Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty: Đầu tư sản xuất, gia công, mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi, chỉ khâu, quần áo may sẵn và các loại thiết bị, nguyên phụ liệu, phụ tùng ngành dệt may. Kinh doanh nhà hàng, siêu thị, du lịch, vận tải, bất động sản, xây dựng công nghiệp và dân dụng, khai thác nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, góp vốn mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, chúng khoán và bất động sản.

2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty

SƠ ĐỒ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Tổng 
công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
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2.1.2.2 . Chức năng, nhiệm vụ:


 - Đại hội cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định mọi vấn đề quan trọng của công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Đại hội cổ đông là cơ quan thông qua các chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn và một số chính sách khác của Tổng công ty.


 - Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến lợi ích và quyền lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông quyết định. Hội dòng quản trị xây dựng định hướng, chính sách, ra các nghị quyết hành động cho tưng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.


 - Ban kiểm soát: Do Đại hội cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty.


 - Tổng giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội Đồng quản trị, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hằng ngày của Tổng công ty, bổ nhiệm cán bộ ban quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.


 - Các nhà máy, công ty trực thuộc của Tổng công ty có nhiệm vụ thực hiện một phàn chức năng phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.


 - Các phòng ban chức năng: có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc về các lĩnh vực liên quan.

2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

2.2.1. Đặc điểm nguồn nguyên vật liệu


 Đặc điểm nguyên vật liệu: Các sản phẩm của công ty được sản xuất chủ yếu từ các loại nguyên liệu như bông, xơ, vải các loại được sản xuất tại Việt nam và phần lớn là nhập khẩu từ một số nước như meixico, korea, japan,….Trong những năm gần đây đối với ngành sợi, giá cả nguyên liệu luôn biến động do chất lượng bông phụ thuộc vào thiên nhiên còn giá xơ phụ thuộc vào biến động của giá dầu thế giới. Tuy nhiên đối với ngành may thì hầu hết nguyên phụ liệu được mua từ các nhà cung cấp có uy tín nên nguyên liệu cũng tương đối ổn định.

 2.2.2. Đặc điểm trình độ công nghệ


 + Ngành sợi: Tổng công ty đang đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại đẻ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Máy móc thiết bị 50% tiến tiến, 30% trung bình, 20% lạc hậu. Máy móc thiết bị hiện công ty đang sử dụng  được xếp hạng trung bình khá so với các công ty cùng ngành dệt may Việt Nam.


 + Ngành may: Tổng công ty đang từng bước đầu tư chiều sâu, thay đổi máy móc thiết bị hiện đại để tiến hành tự động hóa dây chuyền sản xuất, đảm bảo cho ra những sản phẩm xuất khẩu đạt chất lượng cao. Máy móc thiết bị 70% tiến tiến, 30% trung bình.

2.2.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ

 Thị trường xuất khẩu của công ty khá đa dạng, ngoài các nước asean như malaysia, philippin,... thì Hồng kông, Đài Loan, Hàn Quốc, eu cũng chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh việc nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, công ty đã và đang có những chính sách nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa nhằm làm cho người tiêu dùng trong nước biết và sử dụng sản phẩm của Hoà thọ nhiều hơn

2.2.4. Đặc điểm cơ chế quản lý tài chính của Tổng công ty CP dệt may Hòa Thọ


 Với loại hình công ty cổ phần, cơ chế quản lý tài chính mà công ty ban hành vừa tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước, vừa đảm bảo các quy định đối với một công ty cổ phần và phù hợp với đặc thù của công ty. Tất cả các hoạt động của công ty đều phải chịu sự điều chỉnh của cơ chế này, nhất là các hoạt động liên quan đến việc sử dụng và huy động vốn. Cơ chế này đề cập đến nhiều vấn đề, như đặc biệt chú trọng đến các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, huy động vốn, bảo toàn vốn, kiểm soát chi phí, lợi nhuận …cụ thể: 


 + Trong các hoạt động sử dụng vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp, mua sắm tài sản, tổng giám đốc có quyền quyết định đối với các hoạt động sử dụng dưới 10% vốn điều lệ, từ 10 đến 50% vốn điều lệ do Hội đồng quản trị quyết định, trên 50% vốn điều lệ do đại hội đồng cổ đông quyết định.


 + Trong hoạt động huy động vốn, Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng vay vốn lớn hơn vốn điều lệ của công ty, các hợp đồng vay vốn khác có giá trị bằng hoặc thấp hơn vốn điều lệ do tổng giám đốc quyết định.


+ Công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn bằng các biện pháp như: thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng tài sản, vốn, phân phối lợi nhuận và chế độ kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Mua bảo hiểm tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Trích lập các khoản dự phòng rủi ro được thực hiện theo đúng thông tư 13/2006/TT- BTC ngày 27/02/2006 của Bộ tài chính.


 + Ban điều hành công ty phải quản lý chặt chẽ các khoản chi phí để giảm chi phí và tăng giá thành sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận. Muốn thực hiện được điều này, ban điều hành cần phải phân công các phòng chức năng xây dựng, ban hành và tổ chức xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật. Các định mức phải được phổ biến đến tận người thực hiện. Các khoản chi tiêu phải có chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được hạch toán vào chi phí theo đúng quy định của pháp luật.


 + Lợi nhuận thực hiện của công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại sẽ được chia cổ tức, trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính và các quỹ khác theo quy định của pháp luật.


 + Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tài chính của công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Kế hoạch tài chính được xây dựng dựa vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và sự biến động của giá cả thị trường, giá ngoại tệ, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty.
2.3. Giới thiệu khái quát về Nhà máy may Hòa Thọ 2
2.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
SƠ ĐỒ 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý của 
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Nhà Máymay Hòa Thọ 2
(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ

- Giám đốc: Chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy, giải quyết các vấn đề chiến lược, trực tiếp chỉ đạo các phòng ban.


- Phó giám đốc: tham mưu, hỗ trợ cho giám đốc về việc điều hành, quản lý, xây dựng các phương án sản xuất tại Nhà máy

- Phòng kế to¸n-tµi chính: Thu thập, ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có và tình hình biến động tài sản, nguồn vốn tại nhà máy. Phản ánh quá trình và kết quả kinh doanh. Tổ chức hạch toán, quản lý tài sản, giải quyết các nguồn vốn phục vụ sản xuất, lập báo cáo kế toán phục vụ cho các quyết định kinh doanh như báo cáo với các cơ quan quản lý theo quy định Nhà nước.


- Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc về việc tuyển dụng, sắp xếp bố trí lao động trong toàn công ty. Nghiên cứu giải quyết đầy đủ, đúng chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, BHXH, giải quyết chế độ thôi việc, quản lý kiểm tra lao động, y tế và vệ sinh công nghiệp, khen thưởng, thi đua và kỷ luật. Ngoài ra phòng tổ chức còn thực hiện quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ, các công văn đến và đi.

- Phòng kỷ thuật công nghệ may: lập kế hoạch về phương án sản xuất, phân phối công việc cho các chuyền may và các tổ cắt, hoàn thành, KCS, kho
2.3.3. Đặc điểm quy trình sản xuất


Sản phẩm chính của Nhà máy là sản phẩm may mặc sẵn nhằm phục vụ theo yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, như: quần đùi Nhật, quần Snicker…. Ngoài ra còn gia công hàng may mặc sẵn theo yêu cầu của khách hàng.

Chu kỳ sản xuất thường không cố định do quá trình sản xuất phụ thuộc vào đặc điểm từng loại sản phẩm, cường độ làm việc của người lao động, thời gian cung ứng vật tư,  … Khi có một đơn đặt hàng, một hợp đồng hay một kế hoạch sản xuất, phòng kế hoạch lập kế hoạch tiến độ sản xuất đưa xuống phân xưởng thông qua “Lệnh sản xuất”. Sau khi nhận vải và mẫu mã do bộ phận kế hoạch giao, công nhân tiến hành cắt vải theo mẫu, chuyển qua may thành phẩm và ủi. Sau đó chuyển cho bộ phận KCS kiểm tra thành phẩm và đóng gói đưa vào nhập kho.

Quy trình thông thường như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch sản xuất


Bước 2: Lập dự toán chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm

Bước 3: Tiến hành sản xuất sản phẩm

Bước 4: Sau khi sản xuất hoàn thành sản phẩm, phòng KCS sẽ kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trước khi giao cho khách hàng.

SƠ ĐỒ 2.3: Quy trình công nghệ may
(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

2.3.4. Quan hệ giữa Nhà máy và Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
Tổng công ty quản lý tập trung vốn kinh doanh, không thực hiện giao vốn cho Nhà máy. Toàn bộ vốn được tập trung tại phòng kế toán của tổng công ty. Nhà máy chỉ được giao quản lý và được quyền sử dụng tài sản vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổng công ty có quyền điều chuyển tài sản giữa các nhà máy và chịu trách nhiệm về sự điều chuyển đó.
Đối với tài sản cố định: Nhà máy được tổng công ty giao tài sản cố định để khai thác, sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà máy trích khấu hao theo mức khấu hao của tổng công ty giao. Cuối tháng, kế toán nhà máy sẽ thống kê nguyên giá, khấu hao, giá trị còn lại gửi về phòng kế toán tổng công ty.
Đối với tài sản lưu động: Khi tổng công ty giao khoán các đơn đặt hàng của khách hàng cho Nhà máy  thực hiện, Nhà máy nhận được một lượng nguyên vật liệu chính tương đương để may thành sản phẩm. Đối với các loại vật tư khác, khi Nhà máy phát sinh nhu cầu sử dụng thì được tạm ứng một số tiền để mua sắm, tiêu dùng. Cuối tháng, Nhà máy có trách nhiệm thanh toán tạm ứng với tổng công ty.
Nhà máy lập và trình duyệt các phương án mua vật tư (trừ nguyên vật liệu chính và vật tư nhập khẩu). Lập các báo cáo quyết toán quý, năm về sử dụng các quỹ tại Nhà máy.
Nhà máy được quyền bố trí nhân sự, phân cấp và định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các nhân viên trong nhà máy. Việc trả lương cho công nhân viên được thực hiện tại Nhà máy.
Nhà máy may Hòa Thọ 2 là một đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, tại nhà máy có tổ chức bộ máy kế toán riêng. Kế toán nhà máy có nhiệm vụ mở các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng Tổng công ty.

Hàng ngày, kế toán nhà máy tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Được thể hiện qua các nội dung cụ thể như sau:


- Hạch toán kế toán vật tư, tài sản, tiền mặt nhận được từ Tổng công ty


- Hạch toán kế toán thanh toán nội bộ giữa nhà máy với Tổng công ty


- Hạch toán kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

- Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Cuối tháng, lập và gửi lên Tổng công ty các báo cáo kế toán theo quy định.  Cụ thể: 

- Bảng cân đối tài khoản

- Bảng phân tích giá thành

- Báo cáo doanh thu và chi phí theo khoản mục

- Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết (152, 153, 155, 336)

- Sổ quỹ tiền mặt

- Bảng phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định

- Bảng phân bổ quỹ tiền lương

- Bảng tổng hợp tình hình nhập - xuất- tồn vật tư

2.4. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành 

Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ là một đơn vị có quy mô lớn. Có nhiều đơn vị trực thuộc, sản phẩm sản xuất  kinh doanh đa dạng. Mặc dù tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung nhưng chi phí được tập hợp riêng cho từng đơn vị. Tại nhà máy may Hòa Thọ 2, sản phẩm sản xuất tại nhà máy rất đa dạng như: Quần # Z9SB0034, Quần # GM49202, Quần # 4115 4529 848, Quần # 5CSBPP01, Quần dài # Z7SB0245, Quần dài # Z7SB0246….. Chi phí sản xuất chủ yếu cấu thành nên giá thành sản phẩm là chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. 


- Đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm hoặc từng đơn đặt hàng (nếu đơn đặt hàng lớn cho 1 khách hàng cụ thể).
- Hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Kỳ tính giá thành là tháng.
2.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Hiện nay sổ sách, báo cáo kế toán chủ yếu để phục vụ cho công tác kế toán tài chính. Nhìn chung, hệ thống sổ sách kế toán được chia thành hai loại là kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp. Các thông tin phục vụ cho kế toán quản trị cũng được theo dõi nhưng chưa được chú trọng.
Về giá thành sản phẩm, tại nhà máy hiện nay giá thành được tính theo 2 loại là giá thành công xưởng và giá thành toàn bộ. Trong đó giá thành công xưởng bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Giá thành này được tính vào cuối tháng sau khi tập hợp chi phí sản xuất thực tế. Giá thành công xưởng được tính chủ yếu phục vụ cho mục đích lập Báo cáo tài chính chứ không phục vụ cho việc định giá bán sản phẩm vì các sản phẩm của nhà máy chủ yếu được sản xuất theo đơn đặt hàng, giá bán sản phẩm được tính trước khi quá trình sản xuất diễn ra. Để tính được giá bán cho sản phẩm kế toán nhà máy tạm  tính ra giá thành toàn bộ của sản phẩm dựa trên tài liệu giá thành của những kỳ trước. Giá thành toàn bộ gồm nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Để tập hợp chi phí sản xuất kế toán sử dụng TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng nhà máy và theo từng loại sản phẩm. 

Bên cạnh đó, do nội dung của đề tài có hạn nên tác giả xin đơn giản bớt phần thủ tục chứng từ, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán và định khoản. Để tập trung vào việc trình bày kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành thông qua các bảng biểu cũng như cách lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí tại Nhà máy trong mối quan hệ với bài viết ABC 

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Kế toán chi phí nguyên vật liệu được hạch toán theo từng đối tượng chịu chi phí. 



- Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ

- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Hằng tháng, căn cứ vào kế hoạch sản xuất trong tháng hoặc khi phát sinh đơn đặt hàng, Phòng kinh doanh may công ty lập ‘Thông báo sản xuất” gởi đến các bộ phận có liên quan. Phòng kỷ thuật nhà máy dựa vào các đặc tính của sản phẩm trên ‘Thông báo sản xuất” để lên kế hoạch sản xuất sản phẩm.

Bộ phận vật tư căn cứ vào ‘Lệnh sản xuất’ tiến hành liên hệ với các đối tác về số lượng, giá cả vật tư hoặc kiểm tra vật tư trong kho, lên ‘Bảng kê vật tư’ cho sản phẩm. Sau đó lập ‘Phiếu xuất kho’ thành 2 liên, thủ kho ký nhận vào cả 2 liên, 1 liên thủ kho giữ để vào ‘Thẻ kho’, định kỳ chuyển lên phòng kế toán để ghi sổ, liên còn lại lưu tại bộ phận vật tư. Căn cứ vào ‘Phiếu xuất kho’, kế toán nhà máy vào ‘Sổ chi tiết vật tư’, đồng thời vào ‘Bảng kê chứng từ cùng loại ghi Có TK 152’. Cuối tháng chuyển toàn bộ sổ sách và chứng từ gốc lên kế toán Tổng công ty để vào ‘Sổ Cái’.
SƠ ĐỒ 2.4: TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ 
CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP



:Ghi hằng ngày



: Ghi Cuối kỳ



: Đối chiếu

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của Quần # Z9SB0034, Quần # GM49202, Quần # 4115 4529 848, Quần # 5CSBPP01, Quần dài # Z7SB0245, Quần dài # Z7SB0246…..  tháng 12 năm 2009 như sau:
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ                                                     ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
                                                                                                                                                     Đà Nẵng, ngày 7 tháng 10 năm 2009
THÔNG BÁO SẢN XUẤT
KÍNH GỬI: PHÒNG KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ MAY
   NHÀ MÁY MAY HÒA THỌ 2

Căn cứ hợp đồng và phụ lục mà công ty đã ký kết với khách hàng FISHMAN & TOBIN, INC
Nay thông báo các đơn đặt hàng triển khai sản xuất tại Nhà máy như sau:
	Stt
	Style
	Po no
	Đvt
	SL
	Đơn giá

(Usd/sp)
	Đơn giá PT

(Usd/sp)
	Đơn giá CMPT

(Usd/sp)
	Ngày đồng bộ NPL dự kiến
	Ngày kiểm final & xuất
	Ghi chú

	1
	GM49202
	J101857
	Pcs
	24.300
	1,45
	0,12
	1,509
	2/11/2009
	24/12/2009
	Sx tại Xưởng 1

	……...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	GM49202B
	J101858
	Pcs
	2.376
	1,65
	0,155
	1,8
	2/11/2009
	24/12/2009
	Sx tại Xưởng 2


Đơn giá tính doanh thu nội bộ bao gồm: công cắt, may, chỉ, thùng và đóng gói hoàn chỉnh.
Đề nghị nhà máy liên hệ với các đơn vị liên quan để triển khai hàng kịp thời.

(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

Tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

                 Nhà máy may hòa thọ 2

             36 Ông ích Đường, Đà Nẵng
PHIẾU XUẤT KHO
                                  Ngày 31 tháng 12 năm 2009             Số: X17/12

Đơn vị: Nhà máy may Hòa Thọ 2 (M2NMM2)

Nội dung: Xuất chỉ may dùng tháng 12/2009

Kho: Kho vật liệu (152)

	Mã vật tư
	Mặt hàng
	§vt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	M2TEX5
	Chỉ Epic tex 30 black
	Cuộn
	40
	62.617,54
	2.504.702

	M2TEX4
	Chỉ Epic tex 30 color
	Cuộn
	620
	61.150,74
	37.913.460

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……….
	…………………..
	……
	……
	………
	………

	M2C40/2B
	Chỉ COMETA 40/2 black
	Cuộn
	583
	15.928,41
	9.286.269

	M2C40/2
	Chỉ COMETA 40/2 color
	Cuộn
	87
	16.961,79
	1.475.676

	Cộng tiền hàng
	160.263.502

	Thuế GTGT
	

	Tổng tiền
	160.263.502


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)
Tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

             Nhà máy may hòa thọ 2

                 36 Ông ích Đường, Đà Nẵng

Sổ chi tiết tài khoản

                                                                                  Tháng 12 năm 2009                                                        (Đvt: 1.000 đồng)
	Chứng từ
	Diễn giải
	Tài khoản đối ứng
	Phát sinh
	Số dư

	Ngày
	Số
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	21/12/09
	X02/12
	Xuất chỉ may dùng tháng 12/09
	1522
	3.949
	
	
	

	26/12/09
	X03/12
	Xuất chỉ may dùng tháng 12/09
	1522
	8.005
	
	
	

	26/12/09
	X04/12
	Xuất chỉ may dùng tháng 12/09
	1522
	4.410
	
	
	

	31/12/09
	X17/12
	Xuất chỉ may dùng tháng 12/09
	1522
	160.263
	
	
	

	31/12/09
	04
	Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp
	154
	
	176.628
	
	

	
	
	Tổng phát sinh
	
	176.628
	176.628
	
	

	
	
	Dư cuối kỳ
	
	
	
	
	


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 
Tại Nhà máy nguồn hình thành quỹ lương = Doanh thu thực hiện + Quỹ dự phòng từ năm trước chuyển sang

Cách xác định quỹ lương: V = ∑(vi x qi)

Trong đó: - V: Tổng quỹ lương
                 - vi: Mức tiền lương chi phí sản phẩm i

                 - qi: Số lượng sản phẩm hoàn thành


Hình thức tính lương:

Hàng tháng, bộ phận tổ chức sẽ tính lương và gửi lên bộ phận kế toán để tiến hành thanh toán. Nhà máy đang áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm và thời gian.


- Hình thức trả lương theo sản phẩm: áp dụng đối với các bộ phận lao động trực tiếp như công nhân cắt, may, vắt sổ. Tiền lương sản phẩm được tính căn cứ vào số lượng sản phẩm mà họ làm ra và đơn giá lương cho mỗi bước công việc ở mỗi công đoạn


                                  =                                                x

- Hình thức trả lương theo thời gian: áp dụng đối với các bộ phận quản lý, bộ phận lao động gián tiếp tại phân xưởng như (công nhân bộ phận hoàn thành, KCS, ủi, công nhân điện, cơ, sửa chữa, bộ phận kỹ thuật, tổ trưởng tổ cắt, may)
                                            =



           x
Trong đó:
                                               =                                           x

- Cách tính tỷ trọng tiền lương của từng bộ phận:                                     


                                            =                                            x

ATTENDED CARD
NO: 01226   NAME: Bùi thị huệ
Part: May

MONTH: 12/2009

	Date
	Morning
	Afternoon
	Overtime

	
	In
	out
	In
	out
	In
	out

	1
	
	
	1353
	2152
	
	

	2
	
	
	1355
	2035
	
	

	……
	
	
	………
	…………
	
	

	30
	
	
	1403
	2130
	
	

	31
	
	
	1406
	2131
	
	

	Working days:                                      26
	Regulation:

	Day off:                                             days
	Working hours:

	Over time:                                        hours
	Leave off:                                    hours

	
	AMD.DEPT
	AMD.DEPT


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

             Nhà máy may hòa thọ 2

       Bộ phận: Phân xưởng chuyền may 2

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng 12 năm 2009

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày trong tháng
	Số công hưởng lương

	
	
	
	1
	2
	3
	….
	30
	31
	

	1
	Nguyễn Thị Diễm Phương
	CN
	K
	K
	K
	….. 
	P
	K
	24

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	…………
	…….
	…
	…..
	….
	…..
	….
	….
	….

	25
	Bùi Thị Huệ
	CN
	K
	K
	K
	….. 
	K
	K
	26


Ký hiệu chấm công:

- Lương sản phẩm: K

- Nghỉ phép: P

- ốm bồi dưỡng: ¤

- Thai sản: Ts

- Hội nghị: Học

(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)
Nhà máy may hòa thọ 2

BẢNG 2.1: BẢNG PHÂN Bổ TIỀN LƯƠNG
TháNG 12 năm 2009

                                                                                                                                                                              (Đvt: 1.000 đồng)
	STT
	Đối tượng sử dụng
	Ghi Có TK334
	Cộng Có TK 334
	Ghi Có TK 338

	Cộng Có TK 338
	Thu 6% BH và 1% BHTN
	PB 20% và Z

	
	
	L chính
	L phụ
	Cơm ca
	
	BHTN 2% 


	KPCD 2%


	BHXH 20%


	KPYT 3%


	
	
	

	1
	TK 622
	862228
	409889
	132080
	1404198
	17244
	25442
	172445
	25866
	240999
	60355
	180643

	2
	TK 6271
	247916
	141177
	45492
	434585
	4958
	7781
	49583
	7437
	69760
	17354
	52406

	3
	TK 6421
	35301
	29431
	9483
	74216
	706
	1294
	7060
	1059
	10120
	2471
	7648

	Tổng cộng
	1145446
	580498
	187056
	1913000
	22908
	34518
	229089
	34363
	320880
	80181
	240699


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

Tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ
             Nhà máy may hòa thọ 2

                 36 Ông ích Đường, Đà Nẵng

Sổ chi tiết tài khoản

                                                                             Tháng 12 năm 2009                                                    (Đvt: 1.000 đồng)
	Chứng từ
	Diễn giải
	Tài khoản đối ứng
	Phát sinh
	Số dư

	Ngày
	Số
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	D​ư đầu kỳ
	
	
	
	
	

	31/12/2009
	334-01/12
	Hạch toán QTL tháng 12/2009
	3341
	1.428.285
	
	
	

	31/12/2009
	334-02/12
	Hạch toán chi phí cơm ca tháng 12/2009
	3342
	 137.718
	
	
	

	31/12/2009
	336-25/12
	Hạch toán 20% BHXH, YT, BHTN, KPCĐ tháng 12/2009
	33603
	 188.374
	
	
	

	31/12/2009
	05
	Kết chuyển CP nhân công 622  -> 15403
	15403
	
	1.584.841
	
	

	
	
	Tổng phát sinh
	
	1.584.841
	1.584.841
	
	

	
	
	Dư cuối kỳ
	
	
	
	
	


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

2.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung


Đối tượng tập hợp chi phí là phân xưởng sản xuất. Các bộ phận phụ trợ phục vụ chung cho toàn bộ quy trình sản xuất (điện, cơ) không được theo dõi riêng mà được gộp chung trong phân xưởng sản xuất.
Chi phí sản xuất chung trong nhà máy bao gồm:

- Chi phí nhân viên phân xưởng: Tiền lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương, ăn ca…phải trả cho giám đốc, phó giám đốc nhà máy, quản đốc phân xưởng, nhân viên kế toán, thủ kho của nhà máy

- Chi phí vật liệu, dụng cụ phục vụ cho sản xuất tại nhà máy

- Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ cho xuất như khấu hao máy móc thiết bị sản xuất nhà xưởng, phương tiện vận chuyển…..

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho nhà máy như văn phòng phẩm, chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí thu gom rác thải, tiếp khách….
 Tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

             Nhà máy may hòa thọ 2

                36 Ông ích Đường, Đà Nẵng
Bảng 2.2:  BẢNG tổng hợp chi phí sản xuất chung

                                                         Tháng 12 năm 2009                           
	Nội dung chi phí
	Số tiền 

(ĐVT: 1.000 đồng)
	Ghi chó

	1. Chi phí nhân viên phân xưởng

2. Chi phí vật liệu phụ

3. Chi phí dụng cụ sản xuất

4. Chi phí khấu hao tài sản cố định

5. Chi phí dịch vụ mua ngoài 

6. Chi phí bằng tiền khác
	486.992
361.482
47.926
169.774
103.665
79.133
	334, 338
152

153, 142, 242

214

111, 331

111

	Tổng cộng
	1.248.974
	


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)


Hàng ngày, khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí sản xuất chung kế toán nhà máy tập hợp trên các bảng kê ghi Nợ, ghi Có các tài khoản đối ứng. 

Sau khi tập hợp được chi phí sản xuất chung phát sinh tại Nhà máy, cuối tháng kế toán tiến hành phân bổ chi phí này cho từng loại sản phẩm để tính được giá thành của chúng. Tiêu thức phân bổ được sử dụng là doanh thu


Tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

             Nhà máy may hòa thọ 2

                36 Ông ích Đường, Đà Nẵng

Bảng 2.3: BẢNG phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm

Tháng 12 năm 2009

	Stt
	Tên sản phẩm
	§vt
	Số lượng
	Đơn giá (USD)
	Tỷ giá
	Doanh thu

thực hiện

(1.000 đồng)
	Tỷ lệ phân bổ
	Chi phí sản xuất chung phân bổ (1.000 đồng)

	1
	Quần # Z9SB0034
	Cái
	11.112
	1,868
	17.010
	353.103
	0,100
	125.178

	2
	Quần # GM49202
	Cái
	24.300
	1,509
	17.010
	623.848
	0,177
	221.159

	3
	Quần # 4115 4529 848
	Cái
	32
	1,142
	17.010
	621
	1,764-0,4
	220

	4
	Quần # 5CSBPP01
	Cái
	67.088
	1,710
	17.010
	1.951.178
	0,554
	691.707

	5
	Quần dài # Z7SB0245
	Cái
	8.928
	1,752
	17.010
	266.072
	0,076
	94.324

	6
	Quần dài # Z7SB0246
	Cái
	11.016
	1,752
	17.010
	328.298
	0,093
	116.384

	
	Tổng cộng
	
	122.476
	
	
	3.523.123
	1
	1.248.974


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

2.5.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


Nhà máy không đánh giá sản phẩm dơ dang cuối kỳ, vì chi phí không đáng kể. Vì vậy, trong bảng tính giá thành không có phần tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

2.5.5. Tính giá thành sản phẩm

Hiện nay, Nhà máy đang tính giá thành theo phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp)


Giá thành sản phẩm là kết quả của quá trình tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, và phân bổ chi phí sản xuất chung đến từng loại sản phẩm
Tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ

             Nhà máy may hòa thọ 2

               36 Ông ích Đường, Đà Nẵng

Bảng 2.4:  Bảng phân tích giá thành








Tháng 12 năm 2009











 
	Sản phẩm
	Số lượng
	Giá
( 1000 đồng)                                                                            
	Vật liệu
(1.000 đồng)                                                                            
	Nhân công
(1.000 đồng)                                                                            
	Chi phÝ chung
(1.000 đồng)                                                                            
	Tổng cộng
(1.000 đồng)                                                                            

	M2-0034-0
	Quần # Z9SB0034
	11.112
	27,790
	24.798
	158.833
	125.178
	308.810

	M2-202-01
	Quần # GM49202
	24.300
	22,454
	23.660
	280.620
	221.159
	525.440

	M2-9848-0
	Quần # 4115 4529 848
	32
	17,748
	
	347
	220
	567

	M2-PP01-0
	Quần # 5CSBPP01
	67.088
	24,586
	80.046
	877.680
	691.707
	1.649.434

	M20245
	Quần dài # Z7SB0245
	8.928
	26,391
	21.612
	119.684
	94.324
	235.621

	M20246
	Quần dài # Z7SB0246
	11.016
	26,377
	26.510
	147.675
	116.384
	290.570

	
	Tổng
	162.231
	
	176.628
	1.584.841
	1.248.974
	3.010.444


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)
2.6. Đánh giá phương pháp tính giá tại Nhà máy may Hòa Thọ 2
Nhìn chung, phương pháp tính giá tại Nhà máy tuân theo quy trình của kế toán tài chính. Qui trình chung này có thể được tóm lược như sau: Đối tượng chi phí được xác định là các phân xưởng, chi phí sản xuất chung được tập hợp chung sau đó phân bổ vào các đối tượng có liên quan; tiêu thức phân bổ chi phí truyền thống được vận dụng là doanh thu.
ưu điểm nổi bật của phương pháp tính giá hiện tại là đơn giản việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung, tiết kiệm thời gian làm việc, chi phí quản lý thấp. 

Bên cạnh ưu điểm của phương pháp tính giá đơn giản, dễ thực hiện thì phương pháp tính giá này cũng bộc lộ những tồn tại sau: 
- Mục tiêu quan trọng của việc tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung phải gắn liền với kế toán quản trị, là ra quyết định quản trị và xác định giá bán chưa được chú ý.
- Có thể kết luận rằng mục đích phân bổ chi phí sản xuất chung tại nhà máy chỉ nhằm để tính giá thành các sản phẩm, cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính. Các mục đích khác như phân bổ chi phí sản xuất chung để phục vụ cho lập kế hoạch và ra quyết định; cho định giá bán sản phẩm và cuối cùng là nhằm kiểm soát và đánh giá hiệu quả không được các nhà quản lý đặt ra. Điều này xuất phát từ yêu cầu tổ chức sản xuất và quản lý tại nhà máy chưa coi trọng vai trò của chi phí sản xuất chung trong việc phục vụ ra quyết định quản lý; chưa xây dựng được một hệ thống kiểm soát chi phí hiệu quả. Vấn đề này là do xuất phát từ thực trạng chung của khu vực kinh tế thuộc sở hữu nhà nước: tổ chức sản xuất ở mức độ thấp, yêu cầu quản lý không cao, trách nhiệm của nhà quản lý chưa rõ ràng, chưa gắn kết hiệu quả công việc với thù lao được hưởng.

- Việc tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung theo truyền thống như hiện nay tiềm ẩn nguy cơ sai lệch thông tin giá thành sản phẩm, có thể dẫn đến giá thành sản phẩm không chính xác (hoặc thấp hơn hoặc cao hơn giá thành thực tế). 

- Tiêu thức phân bổ đã được lựa chọn không thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa tiêu thức phân bổ và nguồn lực tiêu hao. Chi phí khấu hao là ví dụ điển hình, chi phí này phát sinh không có mối liên quan gì với doanh thu nhưng phải dựa vào doanh thu để phân bổ cho từng sản phẩm. Điều này ảnh hưởng đến sự chính xác của các quyết định quản trị, gây khó khăn cho việc sử dụng thông tin chi phí có hiệu quả cho công tác quản trị như: định giá bán cạnh tranh, xây dựng các chính sách giá trong dài hạn, hay sử dụng các thông tin chi phí để ra quyết định quản trị nhanh chóng….


Bên cạnh đó, công tác kế toán và phân bổ chi phí gián tiếp tại nhà máy vẫn còn một số vấn đề cần xem xét. Đó là, nhân viên quản lý các tổ sản xuất vừa tham gia trực tiếp sản xuất sản phẩm vừa tham gia quản lý nhân viên trong tổ. Các khoản phụ cấp chức vụ được tính gộp vào với chi phí nhân công trực tiếp. Cách tính như vậy một mặt không tuân thủ qui định của kế toán tài chính, mặt khác không kiểm soát được chi phí phát sinh ở từng bộ phận.


Tóm lại, các nhà quản trị ở nhà máy và Tổng công ty chưa coi trọng kế toán chi phí với tư cách là một công cụ phục vụ cho quản trị nội bộ mà vẫn xem nó là một phần mở rộng của kế toán tài chính: phân bổ chi phí nhằm tuân thủ chế độ kế toán tài chính và để lập báo cáo tài chính.

Tóm tắt chương 2
Với cách tập hợp chi phí và phương pháp phân bổ chi phí như hiện nay tại Nhà máy không đảm bảo được 3 tiêu chuẩn: Tính chính xác, tính tương quan nhân quả, tính hữu ích cho các quyết định quản trị.
Đứng trước yêu cầu phải cung cấp thông tin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng đối tượng chịu phí một cách đáng tin cậy trong điều kiện sản xuất kinh doanh như hiện nay. Tác giả đã nghiên cứu lại các quá trình làm việc thực tế cũng như cách thức tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất tại Nhà máy. Đồng thời để thuận lợi hơn cho việc trình bày phần kiến nghị của đề tài, tác giả đã trình bày một số hạn chế nhất định về phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí tại Nhà máy.

Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu phương pháp tính giá ABC (chương 1) cũng như phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí tại Nhà máy (chương 2), tác giả tin rằng việc ứng dụng ABC vào thực tế của Nhà máy sẽ khắc phục được những hạn chế vốn có.

Chương 3
VẬN DỤNG phươnhg pháp TÍNH GIÁ THEO
Hoạt động tại Nhà máy may hòa thọ 2
 THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Qua tìm hiểu thực tế cho thấy Nhà máy đang áp dụng hệ thống kế toán chi phí truyền thống. Vì vậy, để đề tài mang tính ứng dụng thực tế, nội dung chương 3 sẽ đưa ra phương hướng xây dựng hệ thống kế toán chi phí hiện hành trên cơ sở kế thừa những mặt tích cực của hệ thống cũ, đồng thời đưa ra các kiến nghị để vận dụng ABC vào tình hình thực tế của Nhà máy với sự cân nhắc giữa lợi ích mang lại và chi phí bỏ ra.

3.1. Cơ sở để vận dụng phương pháp tính giá theo hoạt động vào nhà máy may Hòa Thọ 2
Phương pháp tính giá ABC hiện nay còn ít biết đến và ít được vận dụng. Tuy nhiên, với những ưu điểm của phương pháp này cần được khuyến khích vận dụng trong các doanh nghiệp không giới hạn về loại hình sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà vận dụng một cách phù hợp. Nhà máy có điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp tính giá ABC, chẳng hạn có điều kiện về cơ sở vật chất, về lao động, về quy trình công nghệ.

Phương pháp tín giá ABC tuy có nhiều ưu điểm nhưng để áp dụng được hiệu quả thì cần có những hoàn thiện trong tổ chức công tác kế toán.

- Hiện nay, Nhà máy chưa có phần mềm và các thiết bị thu thập thông tin đồng bộ phản ánh toàn diện các mặt hoạt động liên quan đến chi phí sản xuất. Với phần mềm Bravo đang sử  dụng cần phải được nâng cấp hoặc thay thế chương trình phần mềm có cài hỗ trợ trong việc phân bổ chi phí sản xuất chung vào sản phẩm. 

- Nhà máy chỉ có một nhân viên kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành, để có thể phân chia và theo dõi các nguồn lực cho các hoạt động thì cần phải tổ chức được bộ phận thống kê phân xưởng. Thống kê phân xưởng có nhiệm vụ theo dõi những vấn đề phát sinh tại nơi sản xuất, là điều kiện quản lý và hạch toán chính xác các chi phí, là tiền đề không thể thiếu trong việc xác định các tiêu thức phân bổ một cách hợp lý và chính xác những chi phí gián tiếp của  hoạt động. 

- Nhà máy chưa đạt đến trình độ quản lý theo hoạt động, do đó rất khó có thể theo dõi thông tin chi phí phát sinh ở mỗi hoạt động. Về mặt lý thuyết, đối với  những chi phí liên quan đến nhiều hoạt động, để tăng tính chính xác trong việc tập hợp  chi phí thuộc các hoạt động thì những tiêu thức phân bổ phải được ấn định đối với mỗi nhóm chi phí. Nhưng thực tế trình độ quản lý sản xuất của Nhà máy còn hạn chế nên khó xác định được các tiêu thức, cũng như các dữ liệu liên quan. Vì vậy khi áp dụng phương pháp tín giá ABC phải tham khảo ý kiến của người quản lý để ước tính tỷ lệ tiêu dùng chi phí  của mỗi hoạt động.
3.2. Lựa chọn phương pháp tính giá theo hoạt động cho nhà máy 

Luận văn vận dụng có cải tiến mô hình tính giá theo hoạt động của Narcyz Rozocki (1999), gồm 4 bước như sau:


Bước 1: Xác định các hoạt động


Bước 2: Xác định các nguồn lực sử dụng


Bước 3: Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí

Bước 4: Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm
3.3. Vận dụng phương pháp tính giá theo hoạt động vào nhà máy 
3.3.1. Xác định các hoạt động 

Việc phân tích và xác định được các hoạt động tại Nhà máy là bước đầu tiên và rất quan trọng, vì ảnh hưởng đến quá trình tổ chức lại công tác tổ chức cũng như công tác tập hợp chi phí theo hoạt động và tính giá thành. 

Tác giả căn cứ vào công tác lập kế hoạch sản xuất cũng như đặc điểm tổ chức sản xuất của Nhà máy để xác định các hoạt động của quá trình sản xuất.

- Nhà máy chủ yếu tiến hành gia công các sản phẩm may mặc theo đơn đặt hàng. Sau khi nhận đơn đặt hàng mới tổ chức sản xuất, gồm: thiết kế, nhập nguyên vật liệu, sản xuất, giao hàng. Do các hợp đồng đặt hàng quy định thời gian giao hàng là khi sản xuất ra thành phẩm lập tức giao hàng ngay, vì vậy không có tồn kho. Trọng điểm của việc quản lý sản xuất là đảm bảo thời gian giao hàng, cân bằng sự kết nối giữa các mắt xích trong quá trình tổ chức sản xuất theo kỳ.

- Nhà máy tổ chức sản xuất theo kiểu gián đoạn, là hình thức tổ chức sản xuất mà tại đó người ta gia công một số lượng nhỏ sản phẩm mỗi loại nhưng số sản phẩm thì nhiều và đa dạng. Quá trình sản xuất được thực hiện nhờ các thiết bị như máy cắt, máy may, máy thùa khuy… Việc lắp đặt thiết bị được thực hiện theo các bộ phận chuyên môn hóa chức năng, là bộ phận mà tại đó tập hợp tất cả các máy móc thiết bị có cùng chức năng, nhiệm vụ. Các máy móc thiết bị này có khả năng thực hiện nhiều công việc khác nhau mà không phải để chuyên môn hóa cho một loại sản phẩm nào vì thế tính linh hoạt của sản xuất cao.

- Quá trình sản xuất bao gồm nhiều hoạt động khác nhau để đạt được mục tiêu mà Nhà máy đặt ra, các hoạt động này cần được phân nhóm làm sao đảm bảo sự phối hợp giữa chúng có hiệu quả. Các bộ phận và các trưởng bộ phận phải được giao những chức năng hay công việc đồng nhất.

Có nhiều cơ sở để chia nhỏ hoạt động sản xuất như chức năng, quy trình sản xuất, thiết bị, địa điểm, sản phẩm. Tuy nhiên, để xác định các hoạt động chính mà có thể dễ dàng theo dõi được thông tin về chi phí, tác giả căn cứ vào quy trình sản xuất để phân chia các hoạt động. Hay nói cách khác, để thiết lập những hoạt động cần thiết thì những quy trình đồng nhất phải được nhóm lại với nhau, như cắt, vắt sổ, may. Việc chia nhỏ hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất làm hoàn toàn tự nhiên vì những quy trình này nó cũng đòi hỏi phải phân chia thành những hoạt động riêng biệt, khác nhau.

Qua quá trình phân tích, phỏng vấn, thu thập số liệu chi tiết, số liệu tổng hợp. Các hoạt động này bao gồm: hoạt động cắt,  hoạt động vắt sổ, hoạt động may, hoạt động KCS, hoạt động hoàn thành, sửa chữa bảo trì, sửa chữa sản phẩm, hoạt động hỗ trợ sản xuất. 

Hoạt động cắt: Trung tâm hoạt động này bao gồm nhận sơ đồ may trên cơ sở kế hoạch của bộ phận sản xuất, bộ phận này tiến hành cắt chi tiết cho sản phẩm, gồm các công việc phân khổ vải, trải vải, đặt mẫu, đánh số, kẹp góc, cắt vải.

Hoạt động vắt sổ: Nhận bán thành phẩm từ bộ phận cắt, tiến hành vắt sổ, sau đó chuyển sản phẩm qua bộ phận may.

Hoạt động may: Mỗi loại sản phẩm có quy trình may khác nhau, tuy nhiên có thể phân chia hoạt động may, gồm may chi tiết, ủi chi tiết, lắp ráp chính, may lót, may chính.

Hoạt động KCS: Mỗi chuyền may bố trí 2 nhân viên KCS, 1 nhân viên kiểm tra chi tiết từng công đoạn của từng công nhân, 1 nhân viên kiểm tra hàng để lên thành phẩm.

Hoạt động hoàn thành: gồm ủi, kẹp móc, đính thẻ bài chung, thẻ bài size, thẻ bài giá, đóng gói, đính thẻ bao, sắp xếp theo size, đóng thùng carton, dán tem ngày.

Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy: gồm sửa chữa, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, hệ thống điện đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục, thay thế các phụ tùng cho máy móc, dịch vụ xưởng như năng lượng, hơi nước.

Hoạt động sửa chữa sản phẩm: khi thành phẩm may không đạt tiêu chuẩn, KCS yêu cầu bộ phận may sửa chữa lại sản phẩm, mức độ sửa chữa phụ thuộc vào mức độ sai hỏng của sản phẩm.

Hoạt động hỗ trợ sản xuất: gồm việc hoạch định chiến lược, thiết lập mục tiêu, thiết lập cơ cấu tổ chức, xác định và phân bổ nguồn lực, phân công trách nhiệm và quyền hạn, hoạt động tổ chức nhân sự, kế toán, bảo vệ, vệ sinh phân xưởng

3.3.2. Xác định các nguồn lực sử dụng 

Các nguồn lực được sử dụng để tiến hành các hoạt động sản xuất tại Nhà máy cho các hoạt động gồm: vật tư, lao động, tài sản cố định, dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

3.3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Nhà máy được tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm cụ thể không cần phân bổ.

3.3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp

Với cách tính chi phí nhân công trực tiếp hiện nay tại Nhà máy thì chi phí này cũng được tập hợp trực tiếp cho từng loại sản phẩm không cần phân bổ.

3.3.2.3. Chi phí khấu hao tài sản cố định

Theo phương pháp tính giá ABC, các nguồn lực được quan tâm là các nguồn lực được sử dụng để tiến hành các hoạt động có liên quan gián tiếp đến sản phẩm và làm phát sinh chi phí sản xuất chung. Đối với TSCĐ phục vụ riêng cho một hoạt động thì có thể tập hợp trực tiếp cho từng hoạt động (cắt, vắt sổ, may, hoàn thành) mà không cần phải phân bổ. Đối với chi phí khấu hao chung không thể phân chia trực tiếp cho các hoạt động thì tiêu thức phân bổ phải được ấn định cho từng nhóm chi phí, để xác định chi phí của các hoạt động. Tuy nhiên, khó có thể thu thập được số liệu thực tế nên tác giả tính ra tỷ lệ phân bổ theo phương pháp ước đoán thông qua phỏng vấn tham khảo ý kiến nhà quản lý, kế toán. 

Qua quá trình tìm hiểu và thu thập số liệu tác giả đã xác định các nguồn lực tại Nhà máy như sau:

Bảng 3.1 :  Bảng phân bổ chi phí khấu hao theo hoạt động
                                                                                Tháng 12 năm 2009









                                                                                                                                      (Đvt: 1.000 đồng)

	TSCĐ
	Hoạt động c¾t
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may
	Hoạt động KCS
	Hoạt động hoàn thành
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất
	Khấu hao tháng 12

	I. TSCĐ phục vụ cắt
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.312

	Máy cắt cầm tay KM8
	505
	
	
	
	
	
	
	
	505

	Máy cắt vòng MCV 3
	247
	
	
	
	
	
	
	
	247.

	…………………….
	………
	
	
	
	
	
	
	
	……………

	II. TSCĐ phục vụ vắt sổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.648

	Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
	
	672
	
	
	
	
	
	
	672

	Máy vắt sổ 3 kim 6 chỉ
	
	124
	
	
	
	
	
	
	124

	………………….
	
	…………..
	
	
	
	
	
	
	…………..

	III. TSCĐ phôc vô may
	
	
	
	
	
	
	
	
	112.472

	Máy 1 kim xén 
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	1.000

	Máy đính bọ điện tử
	
	
	14.859
	
	
	
	
	
	14.859

	…………………
	
	
	………
	
	
	
	
	
	…………..

	IV. TSCĐ phục vụ hoạt động hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.701

	Máy đính thẻ bài JAPS
	
	
	
	
	2.685
	
	
	
	2.685

	Máy dập là mông quần
	
	
	
	
	3.709
	
	
	
	3.709

	……………….
	
	
	
	
	…………
	
	
	
	

	V. TSCĐ phục vụ chung 

(máy chiếu sony VPL-ES5, chi phí hệ thống điện, bàn họp,……….)
	611
	840
	3.819
	611
	458
	229
	152
	916
	7.639

	Tổng
	7.923
	35.488
	116.292
	611
	8.159
	229
	152
	305
	169.774


3.3.2.4. Chi phí nhân viên 

Tại Nhà máy các tổ trưởng tổ (cắt, vắt sổ, may) là những công nhân trực tiếp tham gia sản xuất được tính theo lương sản phẩm nên tiền lương của các tổ trưởng tính vào chi phí nhân công trực tiếp. Đối với các bộ phận quản lý, kế toán , bảo vệ …thì tiền lương và các khoản trích theo lương gián tiếp được tập hợp trực tiếp vào các hoạt động như: KCS, hoàn thành, sửa chữa máy bảo trì máy và  hoạt động hổ trợ sản xuất.

Bảng 3.2: Bảng chi phí nhân viên theo hoạt động

Tháng 12 năm 2009









(Đvt: 1.000 đồng)

	Hoạt động
	Chi phí nhân viên

	KCS
	145.659(29,91%)

	Hoàn thành
	72.513(14,89%)

	Sửa chữa bảo trì máy
	41.540 (8,53%)

	Hỗ trợ sản xuất
	227.279 (46,67%)

	Tổng
	486.992(100%)


3.3.2.5. Chi phí vật liệu, dụng cụ

- Đối với vật liệu phụ tại Nhà máy, gồm: Phụ tùng sửa chữa máy (dao cắt sổ, bóng đèn, súng bắn nhẵn, kim đính điểm, dầu sửa, móc vắt sổ….) và vật liệu phụ khác (kim may, keo, giấy nhám, xăng, cồn, giấy bài, kéo, băng keo, giấy sơ đồ, phấn may, phấn sáp……..) được tập hợp trực tiếp cho từng hoạt động (cắt, vắt sổ, may, hoàn thành, sửa chữa bảo trì máy, sửa chữa sản phẩm)

- Đối với dụng cụ sản xuất tại Nhà máy, gồm: Rle các loại, bút điện, khóa, bạt, kèm điện, kèm cắt tôn, kèm nhọn, bàn ủi, búa, vòi lapo…. được chia thành 2 nhóm chính, nhóm có thời gian sử dụng trên một năm và nhóm sử dụng dưới 1 năm. Dụng cụ sản xuất được tập hợp trực tiếp cho từng hoạt động cắt, vắt sổ, may, KCS, hoàn thành, sửa chữa bảo trì máy. 
3.3.2.6. Chi phí dịch vụ mua ngoài

· Chi phí tiền điện

Chi phí tiền điện gồm điện thắp sáng, điều hòa, điện dùng để chạy máy phục vụ hoạt động sản xuất. Mỗi chuyền may có đồng hồ đo riêng, căn cứ vào chi phí tiền điện và số kwh tiêu hao trong kỳ mà tính được chi phí tiền điện bình quân cho 1 kwh.

- Phân bổ chi phí tiền điện cho các hoạt động: Căn cứ máy móc thiết bị ở các hoạt động, công suất của từng loại thiết bị và thời gian hoạt động của từng thiết bị mà tính được số kwh tiêu hao cho các hoạt động. Trên cơ sở đơn giá tiền điện bình quân 1 kwh mà tính được chi phí của từng hoạt động.

- Phân bổ chi phí tiền điện cho từng loại sản phẩm: 

+ Đối với các hoạt động trực tiếp sản xuất sản phẩm: Dựa vào thời gian chạy máy sản xuất từng sản phẩm đối với từng hoạt động mà tính được chi phí tiền điện cho từng loại sản phẩm.

+ Đối với hoạt động sản xuất chung: Phân bổ chi phí tiền điện vào sản phẩm theo tổng số giờ máy hoạt động sản xuất từng sản phẩm.

· Chi phí tiền nước

Chi phí tiền nước chủ yếu phục vụ sinh hoạt, vệ sinh nhà xưởng và làm mát máy móc thiết bị ở các chuyền sản xuất. Khoản chi phí này tính cho hoạt động hỗ trợ chung và phân bổ cho từng sản phẩm theo tổng số giờ máy hoạt động sản xuất của từng sản phẩm.

3.3.2.7. Chi phí khác bằng tiền

Chi phí khác bằng tiền, gồm: tiền rác thải, trang trí, vận chuyển, bốc xếp, vệ sinh, cước phí EMS… được tập hợp trực tiếp cho hoạt động lập kế hoạch sản xuất, sửa chữa bảo trì máy, hỗ trợ sản xuất.

Dựa trên kết quả trên, ma trận chi phí - hoạt động gọi tắt là EAD (Expense- Activity-Dependence) được thiết lập. Trong ma trận này, nếu hoạt động “i” tiêu dùng chi phí  “j” thì dấu “X” sẽ được đánh vào ô (i,j) như sau:
BẢNG 3.3: Bảng MA TRẬN EAD

	Hoạt động

Chi phí
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may
	Hoạt động KCS
	Hoạt động hoàn thành
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất

	Nhân viên
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X

	Vật liệu phụ
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	

	Dụng cụ sản xuất
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	x

	KhÊu hao TSC§
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước…)
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Chi phí khác bằng tiền
	
	
	
	
	
	X
	
	X


BẢNG 3.4: BẢNG HỆ SỐ TỶ LỆ MA TRẬN EAD 

Tháng 12 năm 2009

	Hoạt động (i)
Chi phí (j)
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may
	Hoạt động KCS
	Hoạt động hoàn thành
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất
	Tổng cộng

	Nhân viên
	
	
	
	29,91%
	14,89%
	8,53%
	
	46,67%
	100%

	Vật liệu phụ
	15%
	2%
	43%
	
	15%
	10%
	8%
	7%
	100%

	Dụng cụ sản xuất
	17%
	6%
	26,51%
	12%
	11%
	12%
	
	15,49%
	100%

	KhÊu hao TSC§
	4,67%
	20,9%
	68,49%
	0,36%
	4,8%
	0,14%
	0.09%
	0.55%
	100%

	Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước…)
	9%
	7%
	23%
	4%
	29%
	15%
	1%
	12%
	100%

	Chi phí khác bằng tiền
	
	
	25%
	
	
	5%
	
	70%
	100%


Để tính được giá trị bằng tiền của từng hoạt động đối với từng nhóm chi phí, tác giả áp dụng công thức sau: 

TCA (i) =  ∑ Chi phí (j) * EAD(i,j) 

Với:  TCA (i) = Tổng chi phí của hoạt động i 

Chi phí (j) = Giá trị bằng tiền của nhóm chi phí j 

EAD (i,j) = Hệ số tỉ lệ ở ô (i, j ) của ma trận EAD

áp dụng công thức trên có số liệu Bảng ma trận chi phí - hoạt động như sau:

BẢNG 3.5: BẢNG GIÁ TRỊ BẰNG TIỀN MA TRẬN EAD 

Tháng 12 năm 2009













                       (Đvt: 1.000 đồng)

	Hoạt động

Chi phí
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may
	Hoạt động KCS
	Hoạt động hoàn thành
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất
	Tổng chi phí

	Nhân viên
	
	
	
	145.659
	72.513
	41.540
	
	227.279
	486.992

	Vật liệu phụ
	54.222
	7.229
	155.437
	
	54.222
	36.148
	28.918
	25.303
	361.482

	Dụng cụ sản xuất
	8.147
	2.875
	12.705
	5.751
	5.271
	5.751
	
	7.423
	47.926

	KhÊu hao TSC§
	7.923
	35.488
	116.292
	611 
	8.159
	229
	152
	916
	169.774

	Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước…)
	9.329
	7.256
	23.843
	4.146
	30.063
	15.549
	1.036
	12.437
	103.665

	Chi phí khác bằng tiền
	
	
	19.783
	
	
	3.956
	
	55.392
	79.133

	Tổng chi phí
	79.621
	52.848
	328.059
	156.167
	170.228
	103.173
	30.106
	328.746
	1.248.974


3.3.3. Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí 

Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ và phân bổ chi phí của các hoạt động cho các hoạt động là khâu then chốt nhất ảnh hưởng đến tính chính xác của giá thành sản phẩm. Nguồn phát sinh chi phí là những nhân tố có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với chi phí. 

Các sản phẩm may của Nhà máy tuy đa dạng về chủng loại và kích cở nhưng có quy trình công nghệ sản xuất qua các công đoạn giống nhau. Do đó hầu hết các loại sản phẩm, kể cả các sản phẩm may nhận gia công cho khách hàng cũng đều trải qua các hoạt động. Dựa vào mối liên hệ giữa hoạt động và sản phẩm tác giả xác định nguồn phát sinh chi phí của các hoạt động  như sau:

Bảng 3.6 : Bảng xác định nguồn phát sinh chi phí  các hoạt động

	Hoạt động
	Nguồn phát sinh chi phí

	Cắt
	Giờ công lao động 

	Vắt sổ
	Giờ công lao động

	May
	Giờ công lao động

	KCS
	Số lượng sản phẩm

	Hoàn thành
	Số lượng sản phẩm

	Sửa chữa, bảo trì máy
	Phân bổ đều các sản phẩm

	Sửa chữa sản phẩm
	Số lượng sản phẩm

	Hỗ trợ sản xuất
	Doanh thu


Để xác định các số liệu liên quan đến nguồn phát sinh chi phí của các sản phẩm đối với từng hoạt động. Các số liệu này được lấy từ:

· Số lượng sản phẩm: Bảng tổng hợp giá thành

· Số giờ công lao động: Bảng chấm công

· Số lượng sản phẩm sửa chữa: Phiếu báo cáo chất lượng sản phẩm 

· Doanh thu: Báo cáo doanh thu và chi phí
	Cty CP Dệt May Hòa Thọ                                      BẢNG 3.7: Bảng BÁO CÁO CHẤT Lượng hàng giờ                       
Hòa Thọ Textile - Garment J.S.Corp                                                             ENDLINE INSPECTION SHEET
Đơn vi:  Nhà máy may Hòa Thọ 2
Ngày: 6/12/2009
    Tổ 2:      Mã hàng: Z7SB0246        P/O: J101857          KCS: Hương – Lành


	
	
	
	
	

	Nhóm
	7h-9h
	9h -11h
	12h30-14h30
	14h30-16h30

	Công đoạn
	lỗi
	lỗi
	lỗi
	lỗi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 ...
 

 

 

 

 

 
	9
	10

	 Tra lưng, cầm nhăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 Lai đứt chỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 Bọ đích xăng xiên
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 Mí lưng chẹo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SL sản phẩm lỗi
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng lỗi
	 4
	
	2
	 
	1
	 
	 5

	Tổng cộng đạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ lệ %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng SP lỗi trong ngày: 5          Lỗi trong ngày:  12                                  SL đạt trong ngày:  366                                                               % Lỗi trong ngày:

	Ghi chú
	 
	 
	 
	 

	Chữ ký KCS + KT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	phân nhóm lỗi

	1. Đứt chỉ,lộ chỉ,sùi chỉ
	2. Thừa,thiếu,bỏ mũi, sụp mí
	3. So le, cao thấp, lệch, chúi

	4. Gãy,không thẳng,không êm, kẹp
	5. VÆn,chÑo,c¨ng,thông,le mÝ
	6. Nhăn, nhíu góc, không vuông

	7. Bung, xì, rách, lỗi sợi, khác màu
	8. Không đúng thông số
	9. vệ sing công nghiệp
	10. Khác

	(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)
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Báo cáo doanh thu và chi phí theo khoản mục 
  Tháng 12 năm 2009           
	STT
	Khoản mục chi phí
	Tài khoản sử dụng
	

	A
	B
	C
	

	A
	Giá trị thực hiện (theo đơn giá tính lương)
	
	

	C
	Tổng chi phí
	
	

	I
	Chi phí nguyên vật liệu
	621
	176.628.653

	1
	Chỉ may
	621-2
	…

	2
	Chi phí vật liệu phụ
	621-3
	

	II
	Chi phí nhân công
	622,627,642
	

	1
	Chi phí nhân công trực tiếp
	
	1.584.841.663

	1
	Chi phí nhận công trực tiếp
	622-1
	…

	2
	Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ phần trích nộp 19%
	622-2
	

	2
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	6271
	486.992.551

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	6271-1
	…

	b
	Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ phần trích nộp 19%
	6271-2
	

	3
	Chi phí nhân viên quản lý
	6421
	

	a
	Chi phí nhân viên quản lý
	6421-1
	

	b
	Chi phí BHXH,BHYT,KPCĐ phần trích nộp 19%
	6421-2
	

	III
	Chi phí sản xuất chung
	627
	

	1
	Chi phí ăn ca
	
	

	a
	Chi phí ăn giữa ca công nhân TTSX
	622-3
	

	b
	Chi phí ăn giữa ca bộ phận phục vụ
	6271-3
	

	c
	Chi phí ăn giữa ca bộ phận quản lý
	6421-3
	

	2
	Chi phí vật liệu phụ
	6272
	

	a
	Chi phí vật liệu dùng sửa chữa TSCD, vật dụng phân xưởng
	6272-1
	

	….
	…
	…
	

	3
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	6273
	

	a
	Chi phí phụ tùng thay thế
	6273-1
	

	b
	Chi phí phân bổ dụng cụ
	6273-2
	

	4
	Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng
	6274
	169.774.438

	
	……………………………………………….
	………………
	…………….

	5
	Chi phí điện, dịch vụ mua ngoài
	6277
	103.665.888

	a
	Chi phí điện sản xuất
	6277-1
	

	b
	Chi phí nước
	6277-2
	

	c
	Chi phí phân bổ đã trả trước
	6277-4
	

	6
	Chi phí bằng tiền khác
	6278
	79.133.124

	a
	Các khoản chi cho lao động nữ
	6278-1
	

	b
	Chi trang bị đông phục
	6278-2
	

	c
	Chi phí ngoài các khoản chi trên
	6278-3
	

	IV
	Chi phí tài chính
	635
	…

	V
	Chi phí bán hàng
	641
	

	VI
	Chi phí quản lý
	642
	

	5
	Chi phí quản lý trích nộp công ty (6%)
	642
	

	VII
	Lợi nhuận
	421
	

	VIII
	Số lao động bình quân
	
	

	IX
	Tổng số ngày công lao động
	
	

	X
	Số ngày công b/q/đầu người/tháng
	
	

	XI
	Doanh thu/®Çu ng­êi/th¸ng
	
	

	XII
	Lợi nhuËn/®Çu ng­êi/th¸ng
	
	


(Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2)

3.3.4. Xác định chi phí hoạt động cho từng sản phẩm

Sau khi chi phí của từng hoạt động được xác định, chi phí từ các hoạt động được kết chuyển hay phân bổ cho từng sản phẩm thể hiện qua ma trận Hoạt động- Sản phẩm (APD –Activity-Product–Dependence). Trong ma trận này, nếu sản phẩm “i” tiêu dùng hoạt động “j” thì dấu “X” sẽ được đánh vào ô (i,j) như sau:

BẢNG 3.8: Bảng MA TRẬN APD

	


                       Hoạt động

Sản phẩm
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may
	Hoạt động KCS
	Hoạt động hoàn thành
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất

	Quần # Z9SB0034
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Quần # GM49202
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Quần # 4115 4529 848
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X

	Quần # 5CSBPP01
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Quần dài # Z7SB0245
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Quần dài # Z7SB0246
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


BẢNG 3.9: BẢNG MA TRẬN APD
Tháng 12 năm 2009

	



                           Hoạt động

Sản phẩm
	Hoạt động cắt

(giờ công)
	Hoạt động vắt sổ
(giờ công)
	Hoạt động may
(giờ công)
	Hoạt động KCS
(số lượng sản phẩm)
	Hoạt động hoàn thành
(số lượng sản phẩm)
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
(phân bổ đều)
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm

(số lỗi)
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất

(doanh thu)

1.000 đồng

	Quần # Z9SB0034
	245
	9.780
	25.658
	11.112
	11.112
	
	
	353.103

	Quần # GM49202
	405,6
	19.235
	52.467
	24.300
	24.300
	
	5
	623.848

	Quần # 4115 4529 848
	
	
	72
	32
	32
	
	
	621

	Quần # 5CSBPP01
	1.470
	58.680
	153.948
	67.088
	67.088
	
	
	1.951.178

	Quần dài # Z7SB0245
	264.4
	919
	9.651
	8.928
	8.928
	
	
	266.072

	Quần dài # Z7SB0246
	184,5
	853
	12.316
	11.016
	11.016
	
	35
	328.298

	Tổng nguồn phát sinh chi phí
	2.569,5
	89.467
	254.112
	122.476
	122.476
	
	40
	3.523.123


BẢNG 3.10: Bảng hệ số tỷ lệ của MA TRẬN APD

Tháng 12 năm 2009

	



Hoạt động

Sản phẩm
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may
	Hoạt động KCS
	Hoạt động hoàn thành
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất

	Quần # Z9SB0034
	9,53%
	10,93%
	10,1%
	9,1%
	9,1%
	16,67%
	
	10%

	Quần # GM49202
	15,79%
	21,5%
	20,65%
	19,8%
	19,8%
	16,67%
	12,5%
	17,7%

	Quần # 4115 4529 848
	
	
	0,03%
	0,03%
	0,03%
	16,67%
	
	0,03%

	Quần # 5CSBPP01
	57,21%
	65,59%
	60,58%
	54,78%
	54,78%
	16,67%
	
	55,4%

	Quần dài # Z7SB0245
	10,29%
	0,98%
	3,79%
	7,29%
	7,29%
	16,67%
	
	7,55%

	Quần dài # Z7SB0246
	7,18%
	1%
	4,85%
	9%
	9%
	16,67%
	87,5%
	9,32%

	Tổng nguồn phát sinh chi phí
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


Để  tính được giá trị bằng tiền của từng sản phẩm, tác giả áp dụng công thức sau:
OCP(i)  =  ∑  TCA(j) * APD(i,j)

Trong đó: 

OCP(i) 
= chi phí chung của sản phẩm  i

TCA(j)          = Giá trị bằng tiền của họat động j

APD(i,j)       = tỷ lệ ở ô ij của ma trận EAD

áp dụng công thức trên có số liệu Bảng phân phối chi phí sản xuất chung đến từng sản phẩm, như sau:
BẢNG 3.11: BẢNG GIÁ TRỊ BẰNG TIỀN MA TRẬN APD

Tháng 12 năm 2009

(Đvt: 1.000 đồng)

	


Hoạt động

Sản phẩm
	Hoạt động cắt
	Hoạt động vắt sổ
	Hoạt động may
	Hoạt động KCS
	Hoạt động hoàn thành
	Hoạt động sửa chữa, bảo trì máy
	Hoạt động sửa chữa sản phẩm
	Hoạt động hỗ trợ sản xuất
	Tổng

	Quần # Z9SB0034
	7.587
	5.776
	33.133
	14.211
	15.490
	17.195
	
	32.874
	126.270

	Quần # GM49202
	12.572
	11.362
	67.744
	30.921
	33.705
	17.195
	3.763
	58.188
	235.451

	Quần # 4115 4529 848
	
	
	98
	46
	51
	17.195
	
	98
	17.488

	Quần # 5CSBPP01
	45.551
	34.663
	198.738
	85.548
	93.250
	17.195
	
	182.125
	657.072

	Quần dài # Z7SB0245
	8.193
	517
	12.433
	11.384
	12.409
	17.195
	
	24.820
	86.951

	Quần dài # Z7SB0246
	5.716
	528
	15.910
	14.055
	15.320
	17.195
	26.342
	30.639
	125.705

	Tổng chi phí của hoạt động
	79.621
	52.848
	328.059
	156.167
	170.228
	103.173
	30.106
	328.746
	1.248.974


3.3.5. Tính giá thành sản phẩm


Sau khi chi phí trực tiếp và gián tiếp của từng loại sản phẩm được xác định, có thể lập bảng tính giá thành. Với số liệu tháng 12/2009, giá thành từng loại sản phẩm được xác định như sau: 
BẢNG 3.12: B¶ng TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP ABC
(Đvt: 1.000 đồng)
	Chi phí
	Quần # Z9SB0034
	Quần # GM49202
	Quần # 

4115 4529 848
	Quần # 5CSBPP01
	Quần dài # Z7SB0245
	Quần dài # Z7SB0246
	Tổng cộng

	1. Nguyên vật liệu TT
	24.798
	23.660
	
	80.046
	21.612
	26.510
	176.628

	2. Nhân công TT
	158.833
	280.620
	347
	877.680
	119.684
	147.657
	1.584.841

	3. Chi phí sản xuất chung

Trong đó :
	126.270
	235.451
	17.488
	657.072
	86.951
	125.705
	1.248.974

	Hoạt động c¾t
	7.587
	12.572
	
	45.551
	8.193
	5.716
	79.621

	Hoạt động vắt sổ
	5.776
	11.362
	
	34.663
	517
	528
	52.848

	Hoạt động may
	33.133
	67.744
	98
	198.738
	12.433
	15.910
	328.059

	Hoạt động KCS
	14.211
	30.921
	46
	85.548
	11.384
	14.055
	156.167

	……………………………..
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá thành 
	309.901
	539.731
	17.835
	1.614.798
	228.247
	299.872
	3.010.444


 3.3.6. So sánh giá thành theo phương pháp tính giá ABC và hiện tại 

BẢNG 3.13: BẢNG SO SÁNH GIÁ THÀNH THEO 
PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆN TẠI

                                  (Đvt: 1.000 đồng)
	Sản phẩm
	Tổng giá thành
	Giá thành / sản phẩm

	
	Phương pháp truyền thống
	Phương pháp ABC
	Phương pháp truyền thống
	Phương pháp ABC
	Chênh lệch

	Quần # Z9SB0034
	308.810
	309.901
	27,790
	27,888
	+ 98

	Quần # GM49202
	525.440
	539.731
	22,454
	22,211
	- 243

	Quần # 4115 4529 848
	567
	17.835
	17,748
	557,343
	+ 539.595 

	Quần # 5CSBPP01
	1.649.434
	1.614.798
	24,586
	24,069
	- 517

	Quần dài # Z7SB0245
	235.621
	228.247
	26,391
	25,565
	- 826

	Quần dài # Z7SB0246
	290.570
	299.872
	26,377
	27,221
	+ 844

	Tổng
	3.010.444
	3.010.444
	
	
	



Nhận xét: 
Kết quả so sánh trên cho thấy giá thành của các sản phẩm giữa 2 phương pháp là khác nhau, như quần # GM49202, quần # 5CSBPP01, quần dài # Z7SB0245 tính theo phương pháp ABC đều thấp hơn so với cách tính truyền thống của nhà máy. Chẳng hạn, sản phẩm quần # 5CSBPP01 nếu áp dụng phương pháp tính giá theo hoạt động thì giá thành sản phẩm thấp hơn 517 đồng/sản phẩm so với cách tính giá truyền thống. Điều đó có nghĩa là việc áp dụng phương pháp tính giá truyền thống sản phẩm này phải gánh chịu giá thành đơn vị cao hơn nhiều 517 đồng so với thực tế mà nó gánh chịu. Với sự sai lệch về giá thành của sản phẩm này sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác về giá thành các sản phẩm khác. Bởi vì, với phương pháp tính giá hiện tại là dựa vào doanh thu, thì những sản phẩm có doanh thu cao hơn tất yếu phải gánh chịu nhiều chi phí hơn những sản phẩm có doanh thu thấp.

Trong khi đó giá thành của quần # Z9SB0034, quần # 4115 4529 848, quần dài # Z7SB0246 khi áp dụng phương pháp tính giá theo hoạt động lại cao hơn nhiều so với cách tính giá truyền thống. Bởi vì, phương pháp tính giá theo hoạt động dựa trên tiêu đề sản phẩm sản xuất cần các hoạt động nào? Nguồn phát sinh chi phí nào?. Nên những sản phẩm có quy trình sản xuất càng phức tạp và càng tiêu dùng nhiều nguồn chi phí thì đương nhiên sản phẩm đó phải gánh chịu nhiều chi phí hơn. Chẳng hạn sản phẩm quần dài # Z7SB0246, sản phẩm này có quy trình sản xuất phức tạp, để sản xuất được sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn, tỷ lệ sản phẩm sai hỏng lại nhiều hơn các sản phẩm khác (35 lỗi sai, chiếm 87,5% trong tổng số sai hỏng) kết quả là giá thành đơn vị của sản phẩm này là 27.221 đồng/sản phẩm (cao hơn phương pháp tính giá truyền thống 844 đồng/sản phẩm) như vậy lợi nhuận từ sản phẩm này chỉ là giả tạo, làm giảm lợi nhuận của toàn bộ các sản phẩm. 
Điều này dẫn đến cách nhìn nhận khác về kết quả kinh doanh của từng mặt hàng cũng như vấn đề định giá bán sản phẩm. Trong điều kiện cạnh tranh, việc tính giá thành dựa trên hoạt động cho phép nhà quản lý có thể định giá bán sản phẩm cạnh tranh hơn, hay có giải pháp cắt giảm chi phí có khoa học trên cơ sở thiết kế lại quá trình sản xuất


Tóm lại, việc áp dụng phương pháp tính giá theo hoạt động sẽ cung cấp được thông tin về giá thành của từng sả phẩm được chính xác hơn, để từ đó có thể xác định đúng đắn hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm, từ đó giúp nhà quản lý có những quyết định đúng đắn và hợp lý nhất.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3


Trong chương này, tác giả đã nêu các điều kiện làm cơ sở áp dụng phương pháp tính giá ABC cho Nhà máy may Hoà Thọ 2. 
Toàn bộ quá trình sản xuất của Nhà máy được tác giả  phân chia chi tiết theo từng hoạt động, chi phí sản xuất được tập hợp và phân bổ chi tiết cho từng hoạt động. Giá thành sản phẩm của nhà máy được tính toán lại theo phương pháp tính giá ABC một cách chi tiết hơn. 
Trên cơ sở giá thành tính được tác giả so sánh giá thành theo phương pháp tính giá ABC và giá thành theo phương pháp hiện tại của Nhà máy từ đó đưa ra các nhận xét, kiến nghị và kết luận.
KẾT LUẬN


Với xu thế hội nhập ngày nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại phải tự trang bị cho mình những thế mạnh để hòa nhập vào xu thế chung. Trong bối cảnh mới này, ngoài việc cạnh tranh về mặt chất lượng thì chiến lược về giá đóng một vai trò hết sức quan trọng, điều này đòi hỏi thông tin kế toán chi phí phải ngày càng đáng tin cậy hơn. Vì vậy, có thể nói phương pháp tính giá ABC là một yêu cầu về kế toán chi phí không thể thiếu trong các doanh nghiệp ngày nay.


Qua luận văn, có thể thấy một số điểm nổi bật:

Thứ nhất, luận văn cho thấy việc vận dụng phương pháp tính giá ABC tại nhà máy may Hòa Thọ 2 thuộc Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ đã giúp cho công tác kế toán tính giá thành chính xác hơn so với phương pháp tính giá truyền thống. Với phương pháp tính giá truyền thống, nhà máy chỉ chọn một tiêu thức duy nhất để phân bổ chi phí gián tiếp là doanh thu, làm cho việc phân bổ chi phí không chính xác vì doanh thu không phải là nguyên nhân gây ra tất cả các chi phí gián tiếp, dẫn đến giá thành một số sản phẩm được tính cao hơn chi phí thực tế và một số sản phẩm khác giá thành được tính thấp hơn chi phí thực tế, điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm trong việc lựa chọn chiến lược về sản phẩm. Ngược lại, phương pháp tính giá ABC phân bổ chi phí cho các đối tượng chịu phí dựa trên hoạt động được tiêu dùng cho đối tượng chịu phí đó. Vì thế, phương pháp tính giá ABC đã làm tăng độ chính xác của giá thành sản phẩm, dịch vụ, từ đó giúp cho nhà quản trị có những quyết định đúng đắn.  

Thứ hai, phương pháp tính giá ABC giúp cho nhà máy may Hòa Thọ 2 nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc đánh giá trách nhiệm của từng bộ phận, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Từ đó, giúp cho việc đánh giá thành quả của từng bộ phận, xác định hoạt động tạo ra giá trị hay không tạo ra giá trị, đồng thời nhà máy sẽ xác định được công sức của từng bộ phận để có chính sách thưởng phạt phù hợp.   

Bên cạnh những mặt đã đạt được, luận văn còn có những hạn chế nhất định:

Thứ nhất, hầu hết các tài liệu liên quan đến phương pháp tính giá ABC đều là các tài liệu nước ngoài nên quá trình nghiên cứu về phương pháp này chưa được thông suốt, mạch lạc.

Thứ hai, một số thông tin phi tài chính tại nhà máy chưa được thu thập hay tổ chức cho phù hợp với phương pháp tính giá ABC. Điều này chưa cho phép tác giả phân tích kỹ hơn một số qui trình hoạt động, nguồn phát sinh chi phí để có thể phân bổ chi phí một cách chính xác hơn.Vì thế, để tăng độ chính xác cho thông tin về giá thành, cần thiết phải tổ chức thu thập những thông tin này trong thời gian tới, khi đó có thể phân chia các hoạt động một cách chi tiết hơn, đáp ứng yêu cầu về thông tin quản lý một cách tốt nhất.
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